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Chứng nhận 

 Viện Nghiên Cứu Harte (HRI) Nghiên Cứu Vịnh Mexico tại Đại học Texas A&M-Corpus Christi 
đã xem xét và chứng nhận báo cáo ý kiến chuyên gia này. Như Tiến sĩ Wes Tunnel đã ghi chú 
trong ý kiến này, việc thiết lập một ngày hoặc giờ khôi phục là điều khó khăn hơn so với việc xác 
định ảnh hưởng của bản thân sự cố tràn dầu. Thực tế, về bản chất là không thể xác định một thời 
điểm khôi phục chính xác. Tuy nhiên, HRI cam kết hỗ trợ quá trình khôi phục và hiểu rằng những 
người yêu cầu bồi thường cần phải được bồi hoàn tổn thất của mình ngay khi có thể. Như được giải 
thích rõ trong ý kiến chuyên gia của Tiến sĩ Tunnell, có nhiều tình huống sinh học và sinh thái học 
ngắn hạn và dài hạn có thể tác động đến các loài thủy sản của Vịnh Mexico, một số dễ phát hiện 
và những cái khác thì không xuất hiện trong nhiều năm. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các thời điểm 
khôi phục dự kiến của ông ấy là các ước tính hợp lý tại giai đoạn đầu này của quá trình. 

Tiến sĩ Wes Tunnell đã được thuê làm cố vấn phát triển bản ý kiến chuyên gia này trong thời gian 
nghỉ đông của trường đại học vào tháng 12 năm 2010. HRI không được tài trợ để xem xét và chứng 
nhận cho báo cáo này. 

Larry D. McKinney, Giám Đốc Điều Hành 
Viện Nghiên Cứu Harte Nghiên Cứu Vịnh Mexico 
Đại Học Texas A&M-Corpus Christi
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Một Ý kiến Chuyên gia vào thời điểm Vịnh Mexico sẽ trở lại tình trạng thu hoạch 
trước sự cố tràn dầu theo sau sự cố tràn dầu BP Deepwater Horizon MC 252 

Bối cảnh và Mục đích Báo cáo 

Sự Cố Có Tầm Quan Trọng Quốc Gia BP Deepwater Horizon MC 252 (sự cố tràn dầu DWH) trở 

thành sự cố tràn dầu trên biển do tai nạn lớn nhất trong lịch sử khi để xả hôn 200 triệu galoâng dầu vào 

Vịnh Mexico từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2010，một khoảng thời gian 87 ngày. Bởi 

giá trị kinh tế và môi trường rất cao của Vịnh Mexico, rất nhiều phương tiện truyền thông, phản đối 

của công chúng và sự quan tâm của giới khoa học đã tập trung chú ý vào vùng Vịnh trong nhiều tháng 

suốt giữa năm 2010. 

Một phản ứng chưa từng có gồm hàng ngàn công nhân và hàng trăm tàu thuyền đã tiếp tục dọn dẹp 

và thẩm định cho đến mùa thu sau khi đậy nắp giếng dầu vào tháng 7. Để hiểu tầm quan trọng đích 

thực của phản ứng lại sự cố tràn daàu{ut}, {ut}Cơ Quan Quản Lý Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia 

(NOAA) phát hành báo cáo hoạt động hàng tháng có tựa đề báo cáo “NRDA (Thẩm Định Thiệt Hại 

Tài Nguyên Thiên Nhiên) bằng Con Số", và vào ngày 1 tháng 12 năm 2010 thì báo cáo đã liệt kê: 

29.599 mẫu môi trường thu được để phân tích; 37，183 cuộc phân tích phòng thí nghiệm NRDA được 

thực hiện; tổng cộng gần 30.000 mẫu gồm cả những mẫu thu được từ 83 tàu nghiên cứu xa bờ, gồm có 

17.026 mẫu nước, 3.806 mẫu kết tủa, 5.007 mẫu mô, và 1.917 mẫu viên hắc ín; 34.768 hình ảnh, và 

hơn 4.000 dặm chiều dài bờ biển được khảo sát.1 

1 Cơ  Quan  Qua ûn  Ly ù  Ña ï i  Dương va ø  Khí  Quye ån  Quo á c  Gia  [ In ternet ] :  Kho â i  Phu ï c  Tư ø  Sư ï  Co á  Tra ø n  
Da àu . [ t r í ch  da ã n  nga øy  23  tha ù ng  12  na êm 2010]  Sa ü n  co ù  tư ø  h t tp : / /www.gul fspi l l res tora t ion .noaa .gov
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Về tổng nền kinh tế ngư nghiệp thương mại Vịnh Mexico, ngư dân đã thu hoạch được 1,27 tỉ cân 

(Anh) các loài cá có vây và giáp xác và thu về tổng cộng 659 triệu Đô-la thu nhập từ đánh bắt trong 

năm 2008 (NMFS 2010a). Hệ số nhân kinh tế của ngư nghiệp thương mại dao động tối thiểu từ 2X 

đến 3X giá trị tại cảng đến 8X-10X thể hiện ảnh hưởng đáng kể trên toàn chuỗi giá trị.2 Không phải 

chỉ ngư dân bị ảnh hưởng mà còn cả các doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối, đại lý bán lẻ và các 

nhà hàng. 

Để phản ứng lại tổn thất kinh tế gây ra bởi sự cố tràn dầu, Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường 

Bờ Vịnh (GCCF) đã được mở cửa vào tháng 6 năm 2010 “là một phần của thỏa thuận giữa Chính 

Quyền Obama và BP để hỗ trợ người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường chi phí và 

thiệt hại phát sinh do sự cố tràn dầu bắt nguồn từ Sự Kiện Deepwater Horizon".3 Tính đến ngày 13 

tháng 12 thì GCCF đã xử lý hơn 463.000 yêu cầu bồi thường và chi trả hết khoảng 2,5 tỉ Đô-la cho 

hơn 166.000 cá nhân và doanh nghiệp.4 

Một ngành kinh tế quan trọng nhưng rất khó thẩm định mà Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường 

Bờ Vịnh phải giải quyết sớm chính là ngành ngư nghiệp tại Vịnh Mexico. Ty Ngư Nghiệp của Cơ 

Quan NOAA đã hợp tác với Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA)，Cơ Quan Bảo Vệ 

Môi Trường (EPA), và các tiểu bang vùng Vịnh nhằm quyết định đóng cửa các ngư trường ở miền 

bắc Vịnh Mexico do sự cố tràn dầu DWH. Hành động này là “một biện pháp cẩn trọng để bảo đảm 

an toàn chung và (nhằm) trấn an lòng tin người tiêu dùng 

 
2 Trung Tâm Chính Sách & Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên [Internet]: Ảnh Hưởng Kinh Tế Ngư Nghiệp và Cư Dân Duyên Hải. [trích 
dẫn ngày 23 tháng 12 năm 2010]. Sẵn có từ: http://www.cnrep.lsu.edu/pdfs/LSG% %20Oil%20Spill%20FAQs.pdf   
3Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Bờ Vịnh [Internet]: Deepwater Horizon. [trích dẫn ngày 23 tháng 12 năm 2010]. Sẵn có từ: 
http://www.gulfcoastclaimsfacility.com/press1.php 
4Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Bờ Vịnh [Internet]: Deepwater Horizon, [trích dẫn ngày 23 tháng 12 năm 2010]. Sẵn có từ: 
http://www.gulfcoastclaimsfacility.com/pressB/php  
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tin ở hải sản vùng Vịnh”(NMFS 2010b). Việc đóng cửa bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2010 ở các khu 

vực quanh vụ nổ giếng dầu và tiếp tục lan rộng đến giữa tháng 7, đỉnh điểm ở mức 84.101 dặm vuông, 

tức là 34,8% Khu Kinh Tế Độc Quyền của Hoa Kỳ tại Vịnh Mexico (EEZ).5 Việc đóng cửa sau đó giảm 

dần suốt mùa thu cho đến ngày 15 tháng 11 khi chỉ khu vực quanh giếng MC252 bị đóng cửa, tức là một 

diện tích 1.041 dặm vuông, tức là 0,4% EEZ Vịnh của Hoa Kỳ. Vào ngày 24 tháng 11, 4.213 dặm vuông 

bổ sung được thêm vào khu đóng cửa dành riêng cho đánh bắt tôm đỏ tía, xuất phát từ việc phát hiện các 

viên hắc ín trong lưới tôm đỏ tía (NMFS 2010c). 

Mục đích của báo cáo này là nhằm cung cấp ý kiến chuyên gia cho Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu 

Bồi Thường Bờ Vịnh về thời hạn của bất kỳ hậu quả sinh học tiêu cực của sự cố tràn dầu DWH về 

các loài được thu hoạch thương mại trong Vịnh Mexico (chủ yếu là tôm, cua, hàu và cá có vây). Bởi 

sự đa dạng vô cùng của môi trường và các quần thể tự nhiên, thông tin và số liệu hiện nay, cũng như 

trong quá khứ sẽ được sử dụng cùng với tài liệu khoa học để ước tính một cách đầy đủ nhất về thời 

điểm các quần thể ngư nghiệp sẽ trở về tình trạng như trước sự cố tràn dầu. 

Trước khi xem xét cụ thể các loài quan tâm và sự khôi phục của chúng, điều quan trọng là phải hiểu 

hệ sinh thái Vịnh Mexico, cũng như những bài học học được từ các sự cố tràn dầu trước đó, đặc biệt là 

những sự cố tràn dầu trong Vịnh Mexico. 

5Cơ Quan Quản Lý Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia [Internet]: Ty Ngư Nghiệp Biển Quốc Gia; đóng cửa ngư trường. 
[trích dẫn ngày 23 tháng 12 năm 2010]. Sẵn có từ: http://scro.nmfs.noaa.gov/ClosureSizeandPercentCoverage.htm 
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Hệ Sinh Thái Vịnh Mexico 

Vịnh Mexico là thể nước lớn thứ chín trên thế giới và là một trong những vùng có sản lượng lớn nhất 

và quan trọng nhất về mặt kinh tế và sinh thái (Tunnell 2009). Về mặt địa lý, Vịnh này nằm ở vùng 

đông nam Bắc Mỹ, bao quanh bởi ba quốc gia Hoa Kỳ ở phía bắc, Mexico ở phía nam, và đảo quốc 

Cuba ở phía đông. Vịnh này là một lòng chảo tương tự như Địa Trung Hải kết nối với Biển Caribbean 

thông qua Eo biển Yucatan và Đại Tây Dương thông qua Eo biển Florida. Vịnh này chiếm diện tích 

bề mặt xấp xỉ 579.000 dặm vuông, và có độ sâu tối đa 12.632 bộ  (Darnell và Defenbaugh 1990). 

Mặc dù chiều dài bờ biển theo đường liền mạch quanh Vịnh khoảng 4000 dặm, khi tính cả mọi bờ 

biển phức tạp của mọi cửa sông, vũng nước và thủy đạo thì tổng cộng đến 47.000 dặm (NOS/NOAA 

2008). 

Vịnh Mexico còn được gọi là Địa Trung Hải Châu Mỹ, Biển Châu Mỹ, Bờ Biển Năng Lượng hoặc 

Bờ Biển Thứ Ba và, rất tiếc, Bờ Biển Lãng Quên. Vịnh này là một vùng biển nhiều tương phản, có 

một môi trường mạnh mẽ và một nền kinh tế mạnh mẽ cùng tồn tại và đấu tranh với nhau 

(McKinney, 2009). Có lẽ một hệ quả tích cực của sự cố tràn dầu là tầm nhận thức gia tăng tập trung 

chú ý vào Vịnh này và giá trị môi trường và kinh tế mạnh mẽ của nó đối với quốc gia. 

Về mặt kinh tế, năm tiểu bang của Hoa Kỳ giáp Vịnh Mexico có tổng sản phẩm quốc nội hơn 2,2 

nghìn tỉ Đô-la và nền kinh tế mạnh mẽ của vùng Vịnh đã đem lại việc làm cho hơn 20 triệu người. 

Nhiều hoạt động kinh tế trong đó liên kết với các tài nguyên thiên nhiên của Vịnh Mexico, như du 

lịch và giải trí, đánh bắt cá thương mại và giải trí, và thăm dò khai thác và sản xuất dầu mỏ 

(NOS/NOAA 2008). Trong một năm gần đây (2006), 83% tổng sản lượng đánh bắt tôm của Hoa Kỳ, 

56% sản lượng hàu, và 14% sản lượng ngư trường thương mại từ Vịnh Mexico. Số sản lượng ngư trường 
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thương mại trung bình tính theo cân Anh từ Vịnh là 1,3 tỉ/năm (vào năm 2006) mang lại giá trị 662 triệu 

Ñoâ-la (NOS/NOAA 2008). 

Ngành dầu khí ở miền bắc Vịnh Mexico là một trong những ngành dầu khí phát triển nhất thế giới và 

sản xuất hơn 52% tổng sản lượng dầu thô ở Hoa Kỳ, 54% tổng sản lượng khí thiên nhiên và 47% công 

suất lọc dầu thô (NOS/NOAA 2008). Hơn 107.000 công nhân liên quan đến dầu mỏ làm việc tại Vịnh 

với lương hàng năm hơn 12,7 tỉ Đô-la. 

Về mặt sinh học, vùng nước nông ở miền bắc Vịnh được phân loại là nước ấm và nằm trong Vùng Địa 

Sinh Học Carolina (Briggs 1974). Đây là một trong số những vùng nước duyên hải sản lượng cao nhất 

trên thế giới và bao gồm các môi trường sống quan trọng về mặt sinh thái như các đảo chắn, bãi triều, 

đất ngập nước và đầm lầy duyên hải, các bãi đá hàu, các thảm cỏ biển và các đáy vịnh mở 

(NOS/NOAA 2008). Các môi trường sống quan trọng này có nhiều chức năng sinh thái, như bãi thức ăn, 

bãi nuôi dưỡng, nguồn dinh dưỡng và cấu trúc để tránh kẻ săn mồi. Dữ kiện 95% các loài quan trọng về 

mặt thương mại và giải trí đều phụ thuộc vào các môi trường sống cửa sông và duyên hải ở một giai 

đoạn nào đó trong vòng đời của mình chính là chứng cứ mạnh mẽ cho giá trị hệ sinh thái của chúng. 

Vùng bắc trung Vịnh Mexico thỉnh thoảng được gọi là “Lưỡi Liềm Phì Nhiêu" của quốc gia do sản 

lượng cao, nhiều dưỡng chất và nhiều môi trường nuôi dưỡng thiết yếu (Moore và những người khác) 

1970, Darneil và những người khác 1983). 

 

Đời sống biển đa dạng cao, bao gồm hơn 15.400 loài, sinh tồn tại Vịnh Mexico, khiến nơi đây trở thành 

một trong những thể nước đại dương đa dạng sinh học nhất trên Trái Đất (Felder và Camp 2009). Ngoài 

hàng ngàn loài động vật không xương sống, bao gồm hơn 2400 loài sò và hơn 2500 loài giáp xác, còn có 
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hơn 1500 loài cá, 5 loài rùa biển, gần 400 loài chim, và 30 loài động vật hữu nhũ biển. Rùa biển Kemp’s 

Ridley là một trong những loài bị đe dọa tuyệt chủng nhất trên thế giới, nhưng số lượng của loài này 

đang tăng dần sau nhiều thập niên suy giảm và chú ý bảo tồn tập trung.  Ngoài quần thể hoang dã duy 

nhất của loài Sếu Trắng Châu Mỹ trên thế giới dọc bờ biển Texas, vô số bãi chim nước làm tổ trên các 

hòn đảo chim dọc bờ biển Vịnh, và hàng trăm ngàn chim bờ biển, chim biết hót, chim ăn thịt và chim 

nước (vịt và ngỗng) di trú cũng sử dụng đường bay qua Vịnh (Tunnell 2009). Loài hữu nhũ biển duyên 

hải phổ biến nhất, cá heo mũi-chai, có một quần thể gần 78.000 cá thể ở miền bắc Vịnh Mexico (Wursig 

và những người khác 2000). 

Hầu hết người Mỹ hoặc du khách đến miền bắc Vịnh Mexico đều có một định kiến sai lầm về hệ sinh 

thái hải dương khổng lồ này. Các chuyến thăm của họ đến Corpus Christi, Galveston, Biloxi, hoặc 

Mobile thường cho thấy những dòng nước đục, nâu trong Vịnh với các dàn khoan dầu khí ở cuối chân 

trời và các nhà máy lọc dầu trên đất liền. Tuy nhiên, chỉ một đoạn ngắn xa bờ và cho đến tận Mexico và 

Cuba là những dòng nước đại dương xanh trong với một đời sống biển và môi trường sống cực kỳ đa 

dạng. 

Mặc dù nước Vịnh được biết là có sản lượng cao và rất đa dạng sinh học, điều đó không có nghĩa là 

chúng không có ảnh hưởng và đe dọa. Áp lực dân số gia tăng và việc sử dụng tài nguyên Vịnh đã dẫn 

đến các hậu quả đáng kể theo một danh sách các hiểm họa quan trọng: tổn thất môi trường sống thiết 

yếu, giảm chất lượng nước, đánh bắt quá mức và kỹ thuật đánh bắt kém, sự cố tràn dầu, tăng cường dinh 

dưỡng bằng các vùng chết hoặc ô-xy thấp, các loài xâm hại, đóng cửa bãi biển/loài giáp xác, phát triển 

duyên hải và bùng nổ tảo gây hại (Kumpf và những người khác 1999). Sau đề xuất của Ủy Ban Chính 

Sách Đại Dương Hoa Kỳ (2004), vùng Vịnh Mexico đã thành lập Liên Minh Vịnh Mexico (GOMA) để 



li 

bắt đầu đối phó với các vấn đề môi trường nêu trên. GOMA là một hiệp hội giữa năm tiểu bang vùng 

Vịnh của Hoa Kỳ và hai cơ quan liên bang (EPA và NOAA), và hiện tại họ đã cho ra hai Kế Hoạch 

Hành Động để bắt đầu đối phó với các vấn đề môi trường then chốt (GOMA 2006, 2009). Các tổ chức 

khác tập trung chủ yếu hoặc duy nhất vào Vịnh bao gồm: Ủy Ban Ngư Nghiệp Các Tiểu Bang Vùng 

Vịnh, Hội Đồng Quản Lý Ngư Nghiệp Vịnh Mexico, Chương Trình Vịnh Mexico EPA, Trung Tâm Dịch 

Vụ Bờ Vịnh NOAA, Viện Nghiên Cứu Harte Nghiên Cứu Vịnh Mexico, Viện Bắc Vịnh, Quỹ Vịnh 

Mexico, và Mạng Lưới Khôi Phục Vịnh. 

 

Khả năng phục hồi của Vịnh Mexico là vấn đề then chốt được đề cập bởi GOMA và các nhà khoa 

học Vịnh. Các cộng đồng duyên hải có tính phục hồi, như các quần thể tự nhiên có tính phục hồi, là 

những con cộng đồng mạnh mẽ và có khả năng phục hồi cao và có thể phục hồi sau các thảm họa tự 

nhiên hoặc nhân tạo. Các cơn bão Katrina và Rita trong năm 2005 đã thử thách nghiêm chỉnh cả quần 

thể tự nhiên lẫn con người và chúng đã khích lệ sự tập trung tương lai vào việc tái thiết và khôi phục 

cả hai. Sự cố tràn dầu DWH hiện tại lại ảnh hưởng và thử thách cũng chính một số quần thể tự nhiên 

lẫn con người đó. 

Trong một sự cố tràn dầu lớn trước đây ở Vịnh Mexico, Vịnh Mexico đã thể hiện khả năng phục hồi 

cao và dường như đã khôi phục hoặc hồi phục nhanh hơn hầu hết mọi người dự đoán. Sự cố tràn dầu 

Ixtoc I vào năm 1979-80 là sự cố tràn dầu biển tai nạn lớn nhất thế giới trước sự cố tràn dầu DWH, và 

đã xả ra 140 triệu galông dầu vào Vịnh trong gần hơn 10 tháng. Mặc dù một số thảm hắc ín của Ixtoc 

sót lại vẫn còn có thể tìm thấy ngày nay ở một số vùng hẻo lánh thuộc Mexico, đa số các loài sinh vật 

và môi trường sống của Vịnh dường như đã khôi phục. Rất tiếc là không có nghiên cứu toàn diện dài 

hạn nào được thực hiện để xác nhận sự khôi phục, nên chúng ta không thể chắc chắn. Ngoài ra, ngày 
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nay không ai rõ liệu Vịnh Mexico có còn tính phục hồi như 30 năm trước hay không, do nhiều tác 

động môi trường liên tục. 

Trước khi chuyển sang phần tiếp theo về các bài học học được từ các sự cố tràn dầu trước đây, điều 

quan trọng là phải bàn luận và hiểu rõ vai trò của những sự rò rỉ tự nhiên hydrocacbon vào Vịnh 

Mexico. Những sự rò rỉ tự nhiên này được biết rõ và phổ biến trên khắp một diện tích lớn của Vịnh và 

đã diễn ra trong nhiều thiên niên kỷ. Sự rò rỉ đó là rất quan trọng vì hai lý do: 1) Vịnh đã quen với 

việc đồng hóa các phân tử dầu xả từ từ và lâu dài này và nước Vịnh có các vi khuẩn hấp thụ dầu mỏ 

tự nhiên ở hầu hết mọi môi trường sống, và 2) điều đó có nghĩa là dầu thẩm thấu tự nhiên rất phổ 

biến, nên các nhà khoa học phải rất cẩn thận lưu ý nguồn gốc của dầu tác động đến các loài hoặc môi 

trường sống. 

Các chứng cứ khảo cổ đã cho thấy người da đỏ Karankawa trên Padre Island, Texas, đã sử dụng viên 

hắc ín hoặc nhựa đường trên bãi biển để kẻ vạch và niêm phong đồ gốm từ trước thời Columbia 

(Campbell 1952), và những nhà thám hiểm người Tây Ban Nha đầu tiên đã sử dụng những viên hắc ín 

và nhựa đường trên bãi biển để bịt thuyền của mình (DeGolyer (1918). Báo cáo khoa học đầu tiên 

trên các vùng dầu nổi trong Vịnh Mexico đã giải thích sự rò rỉ tự nhiên đó phổ biến như thế nào 

(Soley 1910), và các nghiên cứu về sau đã cho thấy ngày nay sự rò rỉ đó vẫn còn ổn định và liên tục 

như thế nào (MacDonald 1998, Garcia 2009). Việc phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy có hơn 1000 sự 

rò rỉ tự nhiên trên một diện tích lớn trong Vịnh, nhưng chúng chủ yếu tụ trong hai khu vực sản sinh 

dầu lớn ở miền tây bắc Vịnh Mexico và miền nam Vịnh Mexico trong Vịnh Campeche (Hình 1).
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Hình 1. - Phân bổ sự rò rỉ tự nhiên trong Vịnh Mexico (a. Soley 1910 và b. ảnh được cung cấp bởi I.  
MacDonald 2010).  
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Các cuộc điều tra các khu vực rò rỉ tự nhiên ở miền bắc Vịnh Mexico, bắt đầu vào thập niên 1980 đã 

dẫn đến các phát hiện mới về các vùng sinh vật sườn lục địa và các vùng sinh vật và môi trường sống 

mới bất ngờ (Brooks và những người khác 1987, Kennicutt và những người khác 1988). Sau nhiều 

thập niên tập trung, các cộng đồng rò rỉ hydrocacbon ở miền tây bắc Vịnh là những cộng đồng nổi 

tiếng nhất thế giới và cho thấy các cộng đồng hóa tổng hợp này sử dụng hydrocacbon như thế nào để 

sinh tồn ở các vùng rất sâu nơi diễn ra điều đó (Cordes và những người khác 2007, 2010, Fisher và 

những người khác 2007). Việc theo dõi các bề mặt nước bóng do rò rỉ gần đây ở Vịnh Campeche đã 

dẫn đến các phát hiện mới về hiện tượng núi lửa nhựa đường và các vùng sinh vật hóa tổng hợp trên 

Vịnh Knolls ở sâu trong miền nam Vịnh Mexico (MacDonald và những người khác 2004). Phần giới 

thiệu sơ lược này về các cộng đồng rò rỉ hydrocardbon đơn giản chỉ nhằm cho thấy tính đặc trưng của 

Vịnh Mexico và sức chịu đựng và thích nghi dài hạn đối với sự bổ sung hydrocacbon lâu dài trên các 

khu vực rộng lớn và sự phát triển của các loài và môi trường sống đặc trưng ở các khu vực sâu nhất 

định, chọn lọc. 

Các Sự Cố Tràn Dầu ở Môi Trường Biển 

Dầu và khí thiên nhiên là các loại nhiên liệu thống trị trong nền kinh tế Hoa Kỳ, và cung cấp 62% 

năng lượng quốc gia và gần như 100% nhiên liệu vận chuyển (NRC 2003). Sự ra đời của ngành dầu 

mỏ ở Hoa Kỳ được xem như khởi đầu bằng việc khám phá dầu và sau đó là sự bùng nổ tại Spindletop 

gần Beaumont ở miền duyên hải đông nam Texas vào năm 1901. Giếng dầu đầu tiên được khoan tại 

Vịnh Mexico nằm một dặm ngoài khơi Cameron, Louisiana, ở độ sâu 14 bộ vào năm 1937 (T. Priest, 

thư tín liên lạc cá nhân). Từ những khởi đầu chậm chạp này rồi cùng sự phát triển của công nghệ xa 

bờ, công cuộc thăm dò khai thác và sản xuất dầu khí mở rộng khắp thềm lục địa và xuống sườn lục 

địa ở miền tây bắc Vịnh Mexico trong suốt bảy thập niên tiếp theo. Ngày nay, khoảng 3.500 giàn 
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thăm dò khai thác và sản xuất tồn tại ở miền tây bắc Vịnh, giảm xuống từ tổng số gần 7.000, bao gồm 

hơn 25.000 dặm ống dẫn dầu và khoảng 50.000 tổng cộng giếng dầu đã khoan (nhiều giếng được 

khoan từ các giàn khoan hiện đại nhất).6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Cục Quản Lý, Quy Định và Thực Thi Năng Lượng Đại Dương [Internet]: Sản Xuất Dầu Thềm Lục Địa Ngoài. [trích 
dẫn ngày 23 tháng 12 năm 2010]. Sẵn có từ: htt;//www.boemre.gov/stats/OCSproduction.htm
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Sự cố chìm và tràn dầu tàu chở dầu Torrey Canyon ở miền nam nước Anh vào năm 1967 và vụ nổ tại 

một giàn khoan Santa Barbara, California, vào năm 1969 đã dấy lên mối lo ngại và nhận thức của thời 

hiện đại về sự cố tràn dầu, thúc đẩy việc lập kế hoạch phản ứng sự cố tràn dầu, dọn dẹp, kế hoạch 

ứng phó bất ngờ, và nghiên cứu các sự cố tràn dầu lớn. Tại Hoa Kỳ, Ngày Trái Đất được tạo ra vào 

năm 1970 bởi sự cố tràn dầu Santa Barbara, và Luật Nước Sạch được thông qua vào năm 1972 một 

phần cũng bởi các sự cố tràn dầu này. Trường huấn luyện sự cố tràn dầu đầu tiên ở Hoa Kỳ, Trường 

Kiểm Soát Sự Cố Tràn Dầu Quốc Gia (NSCS) tại Đại Học Texas A&M- Corpus Christi, được phát 

triển để làm cơ sở huấn luyện sự cố tràn dầu đầu tiên ở Hoa Kỳ trong thập niên 1970 bởi các sự cố 

tràn dầu lớn này (CCSU 1978), và ngày nay nó vẫn còn hoạt động. NSCS sau này được đặt tên cho 

chương trình huấn luyện tài nguyên cho Đạo Luật Ô Nhiễm Dầu năm 1990. 

Cuộc xem xét kiến thức khoa học đầu tiên về số phận và hậu quả của dầu ở môi trường biển đã được 

tiến hành bởi các chuyên gia hàng đầu về sự cố tràn dầu và khoa học biển cho Hội Đồng Nghiên Cứu 

Quốc Gia (NRC 1975) của Viện Hàn Lâm Khoa Học Hoa Kỳ. Bởi vì việc nghiên cứu và tổng hợp kiến 

thức đó rất hữu ích khi phổ biến rộng rãi, việc đó được NRC thực hiện lại vào năm 1985 và 2003 

(NRC 1985, 2003) vì đã thu được thêm nhiều kiến thức về dầu trên biển. Quyển sách sau chính là 

nguồn kiến thức chủ yếu của Hoa Kỳ về các thông số đầu vào, số phận và hậu quả của dầu trên biển 

ngày nay. 

Khi tàu chở dầu  Exxon Valdez bị mắc cạn vào năm 1989 và tràn gần 11 triệu galông dầu vào môi 

trường nguyên thủy của Prince William Sound, Alaska, một thời đại khác bắt đầu trong việc giải 
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quyết sự cố tràn dầu trên biển. Vào năm 1990, Đạo Luật Ô Nhiễm Dầu Hoa Kỳ được thông qua và 

một cơ cấu mới đã được thiết lập tại Hoa Kỳ để giải quyết sự cố tràn dầu và chi trả cho công tác khôi 

phục môi trường và kinh tế bị thiệt hại (chương trình Thẩm Định Thiệt Hại Tài Nguyên Thiên Nhiên, 

tức NRDA) bởi bên chịu trách nhiệm. Trước sự cố tràn dầu DWH, sự cố tràn dầu Exxon Valdez là sự 

cố lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngoài thiệt hại sinh thái, thảm họa Exxon Valdez 

còn tạo ra một thay đổi  cơ bản về cách thức công chúng Hoa Kỳ nhìn vào dầu, vận chuyển dầu, và 

ngành dầu mỏ (NRC 2003). Bất chấp xã hội tiếp tục sử dụng rất nhiều nhiên liệu hóa thạch, “dầu 

lớn”bất ngờ bị xem là một cái ác cần thiết và một thứ gì đó cần phải sợ hãi và nghi ngờ. Phản ứng này 

rất nhanh và quan trọng (NRC 2003). 

Hậu quả về sinh thái của dầu tràn vào môi trường biển dao động từ nhẹ đến nghiêm trọng. Trong bất 

kỳ sự cố tràn dầu nào thì hậu quả của một sự cố tràn dầu và thời gian khôi phục của khu vực bị ô 

nhiễm sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều biến số khác nhau (Tunnell 1978). Nói khái quát, có ba biến số 

chính: 1) số lượng và chủng loại dầu tràn; 2) tình trạng môi trường tại thời điểm sự cố tràn dầu; và 3) 

loại môi trường bị ảnh hưởng của sự cố tràn dầu. Một điều lưu ý rất quan trọng là số lượng dầu thô 

tràn không chỉ là số đo duy nhất cho thiệt hại nảy sinh (NRC 2003). Điều này đã được thể hiện lặp đi 

lặp lại trong nhiều sự cố tràn dầu, cho thấy “liều lượng”(số lượng chính xác ở một địa điểm cụ thể tại 

một thời điểm cụ thể) hydrocacbon dầu mỏ vào một môi trường sống cụ thể hoặc một loài cụ thể mới 

là yếu tố then chốt, chứ không phải tổng lượng dầu tràn. Dĩ nhiên, điều này rất khó đo đạc trên một 

diện tích lớn của sự cố tràn dầu. 

 
Về tình trạng môi trường, dầu tràn ở vùng khí hậu ấm sẽ phong hóa (phân rã tự nhiên) nhanh hơn dầu 

tràn trong vùng khí hậu lạnh. Các quá trình vật lý, hóa học và sinh học sẽ tăng tốc quá trình thoái hóa tự 
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nhiên của dầu tràn. Năng lượng vật lý từ trung bình đến mạnh của sóng biển và dòng nước có xu hướng 

phân tán và hòa tan dầu và sự ô-xy hóa bằng ánh sáng tăng tốc quá trình phong hóa và phân rã hóa học, 

bao gồm cả bay hơi ở bề mặt. Về mặt sinh học, các vi khuẩn và nấm hấp thụ dầu mỏ sẽ ăn dầu và tăng 

tốc sự phân rã, thường trở thành thức ăn sẵn sàng cho các sinh vật biển khác. 

Một điển hình thoái biến và khôi phục của vùng nước ấm là sự cố tràn dầu lớn nhất trong lịch sử, 

diễn ra tại vùng Vịnh Ả Rập (còn gọi là Vịnh Ba Tư) khi có khoảng 520 triệu galoâng dầu thô đã bị xả 

ra trong quá trình xảy ra xung đột Iraq-Kuwait (Tawfíg và Olsen 1993). Mặc dù có các tác động 

đường bờ biển nghiêm trọng và đáng kể đối với các đầm lầy và môi trường sống gian triều 

(Gundlach và những người khác 1993, Jones và những người khác 1996)，thật đáng kinh ngạc là 

không có các tác động dài hạn đáng kể nào đối với các môi trường sống hoặc cộng đồng vùng dưới 

triều, bao gồm cả các thảm cỏ biển, các mảng san hô và bãi đá viền, các nền bùn và cát trọc 

(Kenworthy và những người khác, 1993, Richmond, 1996). 

Về môi trường bị ảnh hưởng của sự cố tràn dầu, hiện tại Chỉ Số Nhạy Cảm Môi Trường (ESI) là tiêu 

chuẩn để biểu thị môi trường sử dụng tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. ESI được phát 

triển đầu tiên bởi Viện Kế Hoạch Nghiên Cứu (RPI; Michel và những người khác 1978) và được ứng 

dụng đầu tiên trong sự cố tràn dầu Ixtoc tại South Texas vào năm 1979-80 (Hayes và những người 

khác 1980). Các môi trường sống đường bờ biển được xếp hạng theo một thang điểm liên quan đến 

độ nhạy cảm, độ bám dầu tự nhiên và mức độ dễ dọn sạch. Thang điểm từ 1-10 bao gồm các môi 

trường ít nhạy cảm và dễ dọn sạch nhất là mức 1 và  các môi trường nhạy cảm nhất và khó dọn sạch 

nhất là mức 10 (1-bãi đá lộ thiên hoặc đê biển nhân tạo lộ thiên, đê chăn sóng và kết cấu đá; 2-nền 

đá lộ thiên; 3-bãi biển cát mịn; 4-bãi biển cát thô; 5-bãi biển cát lẫn sỏi; 6-bãi biển sỏi; 7-bãi triều lộ 

thiên; 8- bãi đá, đê biển nhân tạo, đê chăn sóng hoặc kết cấu đá có che chắn; 9-bãi triều có che 
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chắn; và, 10-rừng đước và đầm lầy ngập lợ đến ngập mặn) (Gundlach và Hayes 1978). Hiện tại thì 

thang điểm này được sử dụng để lập bản đồ dùng lên kế hoạch phản ứng bất ngờ cho sự cố tràn dầu 

và được đặt trong một hệ thống GIS để dễ sử dụng, tiếp cận rộng rãi,và cập nhật. Các tài nguyên 

sinh học cụ thể, như các môi trường sống nhạy cảm và các loài, các bãi làm tổ, v.v. được thêm vào 

bản đồ cùng với các tài nguyên con người sử dụng, như các khu bảo tồn và trú ẩn biển hoặc các di 

tích lịch sử hoặc văn hóa quan trọng. Bởi vì tất cả đường bờ biển Hoa Kỳ hiện tại đã được lập bản đồ 

bằng ESI, đây là một công cụ trọng yếu do Điều Phối Viên Hỗ Trợ Khoa Học của NOAA sử dụng để 

thông tin cho Điều Phối Viên Hiện Trường Liên Bang của Lực Lượng Phòng Vệ Duyên Hải Hoa Kỳ 

trong một sự cố tràn dầu.  

 

Các chi tiết phức tạp trên về dầu tràn trong môi trường và số phận và hậu quả sau đó rõ ràng cho 

thấy độ khó trong việc thẩm định thiệt hại từ một sự cố tràn dầu và gần như không thể dự đoán chính 

xác tác động môi trường hoặc thời điểm khôi phục. Như đã lưu ý ở trên, hậu quả của dầu không liên 

quan trực tiếp đến số lượng xả. Mà đó là một hàm số phức tạp của tỷ lệ xả, bản chất dầu phát thải và 

hệ sinh thái sinh học và vật lý bản địa (NRC 2003). Những sự va chạm hoặc môi trường sống tương 

tự nhau có thể phản ứng khác nhau theo khoảng cách ngắn, phụ thuộc vào liều lượng chính xác vào 

bất kỳ thời điểm nào nhất định. 

 

Hệ sinh thái biển và các thành phần đa dạng của chúng dao động ở các thang thời gian từ hàng giờ đến 

hàng thiên niên kỷ và trên các thang không gian từ hàng bộ đến lòng chảo đại dương (NRC 2003). Do 

đó, khi không có sự giám sát vùng hoặc bản địa liên tục, sẽ rất khó định lượng hậu quả của một sự cố 

tràn dầu, hoặc xác định thời điểm hoàn toàn khôi phục từ một sự kiện ô nhiễm như thế. Các quần thể 

trong một khu vực có thể đang có xu hướng đi lên hoặc đi xuống, ví dụ như xuất phát từ những sự biến 
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đổi khí hậu trên diện rộng hoặc các thay đổi vật lý đối với môi trường sống. Thế nên, việc xác định khôi 

phục đến một điểm kết thúc nhất định có thể quá hời hợt, nếu không biết hoặc không tính đến xu hướng 

ở quy mô lớn hơn trong phương trình hoặc mô hình khôi phục. 

 

Các sự cố tràn dầu nghiêm trọng hoặc thảm khốc thì rất khác với sự rò rỉ tự nhiên lâu dài đã nêu ở 

trên. Các hậu quả sâu sắc có thể chỉ ngắn hạn và có tác động hạn chế hoặc có thể có hậu quả lâu dài 

đáng kể ở mức độ cộng đồng hoặc quần thể tùy vào nhiều yếu tố nêu trên. Tắc nghẽn hoặc ngạt thở 

vật lý do nhiễm dầu nặng và các phản ứng ngộ độc và sinh lý khác nhau có thể xuất hiện ngay nhưng 

cũng có thể lâu dài và/hoặc gần chí mạng và khó phát hiện, thậm chí xuất hiện nhiều tháng hoặc 

nhiều năm sau. Các thay đổi về hành vi ăn uống hoặc hành vi sinh sản có thể ảnh hưởng đến các quần 

thể trong nhiều năm do nhiễm lại dầu ngầm hoặc ẩn chưa được dọn sạch. Sự sụp đổ bất ngờ và chưa 

từng có ở ngành đánh bắt cá trích năm năm sau sự cố tràn dầu Exxon Valdez chính là một ví dụ kinh 

điển cho những điều chưa biết có thể bất ngờ xuất hiện nhiều năm sau (Peterson và những người khác 

2003). 

Nguồn Dầu ở Môi Trường Biển 

Sau nhiều năm nghiên cứu và xem xét nhiều nguồn thông tin, Hội Đồng Nghiên Cứu Quốc Gia 

(2003) đã phân loại mọi nguồn dầu mỏ vào biển thành bốn chủng loại: rò rỉ tự nhiên, chiết xuất 

dầu mỏ, vận chuyển dầu mỏ và tiêu thụ dầu mỏ. Bảng 1 tóm tắt lượng xả trung bình hàng năm 

dầu mỏ vào môi trường theo từng chủng loại nguồn trong khoảng 1990- 1999 theo galông và phần 

trăm của từng chủng loại trong Vịnh Mexico, Bắc Mỹ, và Toàn Cầu. Rò rỉ tự nhiên thống trị cả ba 



   17 

chủng loại địa lý. Tại Vịnh Mexico trong thập niên 1990, 82% nguồn dầu từ các nguồn duyên hải 

và xa bờ là từ rò rỉ tự nhiên. Nếu chỉ xem xét các nguồn xa bờ, 95% nguồn dầu xuất phát từ rò rỉ 

tự nhiên (NRC 2003). Tỉ lệ phần trăm này rõ ràng sẽ khác trong thập niên tiếp theo do sự cố tràn 

dầu DWH. 

 
 

Bảng 1. Xả Dầu Mỏ Trung Bình Hàng Năm (1990-1999) theo Nguồn (ước tính gần đúng nhất 
theo triệu galông) (NRC 2003). 

 

 
 
 

 
Các Bài Học học từ Các Sự Cố Tràn Dầu Trước Đây 

Mặc dù có thể học được các bài học từ nhiều sự cố tràn dầu trước đây, sự cố tràn dầu lớn phù hợp 

nhất đối với Vịnh Mexico là sự cố tràn dầu Ixtoc I. Vụ nổ giàn khoan này tại miền nam Vịnh Mexico, 

Vịnh Campeche, cách 50 dặm về phía bắc của Ciudad del Carmen, Campeche, rất tương đồng với sự 

Nguồn Vịnh 
Mexico 

Bắc Mỹ Toàn Thế 
Giới 

Rò Rỉ Tự Nhiên 43,1 (82%) 49,6 (63%) 184,7 (83%) 

Chiết Xuất Dầu Mỏ 
(giàn, lắng đọng trong không khí, nước tạo ra) 

0,8 (2%) 0,9(1%) 11,7(5%) 

Vận Chuyển Dầu Mỏ 
(Tràn ống dẫn dầu, tràn tàu chở dầu, nước thải 
hoạt động, tràn cơ sở duyên hải, lắng đọng trong 
không khí) 

1,3 (2%) 2,8 (4%) 6,3 (3%) 

Tiêu Thụ Dầu Mỏ 
  (xả trên đất liền, giải trí, hoạt động, lắng đọng 
trong khí quyển, nhiên liệu máy bay phóng thải 
xuống biển) 

7,1 (14%) 25,9 (33%) 20,2 (9%) 

Tổng cộng 52,3 79,2 222,9 
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cố tràn dầu DWH ở nhiều khía cạnh nhưng cũng có những điểm khác biệt rõ ràng. Sự cố tràn dầu 

Ixtoc bắt đầu vào ngày 3 tháng 6 năm 1979 và kết thúc vào ngày 23 tháng 3 năm 1980, kéo dài gần 

10 tháng và phát thải khoảng 140.000 triệu galông. Giàn khoan cháy đã chìm nhiều ngày sau vụ nổ 

và các chiến lược dọn sạch (đốt, chất phân hủy,  hàng rào nổi và máy hớt dầu) cũng như các chiến 

lược khống chế (lấp giếng, bịt bằng sắt vụn, nắp đậy gọi là sombrero và các giếng ứng cứu) tương tự 

đã được sử dụng (Jernelov và Linden 1981). Ngoài việc kéo dài trong một thời hạn dài hơn sự cố tràn 

dầu DWH, các điểm khác biệt nữa là độ sâu nước, 170 bộ trong Ixtoc so với 5000 bộ so với DWH và 

việc sử dụng chất phân hủy ở độ sâu rất lớn. 

Sau 60 ngày xả dầu vào miền nam Vịnh và trôi dạt theo dòng chảy về phía tây và phía bắc, dầu tràn 

đã đến các bãi biển Texas và phủ những lớp dầu từ trung bình đến nặng trên hơn 150 dặm phía bắc 

Rio Grande trong tháng 8 và tháng 9 năm 1979 (ERCO 1982, Hooper 1981). Chiến lược dọn sạch tại 

Texas là để cho dầu chạm bãi biển đảo chắn bên ngoài nhưng dùng hàng rào nổi chắn mọi cửa vịnh 

thủy triều để ngăn dầu thâm nhập các cửa sông và vũng biển nhạy cảm ở vùng duyên hải Nam 

Texas. Chiến lược này gần như hoàn toàn hiệu quả. 

Không may là cũng như trong hầu hết sự cố tràn dầu lớn, không có cuộc nghiên cứu hệ sinh thái dài 

hạn nào để giám sát tác động của sự cố tràn dầu ở cả Texas lẫn Mexico. Nghiên cứu ngắn hạn tại 

Texas cho thấy tác động và sự khôi phục của chim bờ biển (Chapman 1979, 1981) và vùng sinh vật 

bãi biển (Tunnell v.v. 1981, Kindinger 1981) sau 1 năm và 2-3 năm, trong từng trường hợp. Ngoài 

một số trường hợp nhiễm dầu nhỏ đường bờ biển dọc theo các cửa vịnh đã có đê chắn và các bờ biển 

ngay trong cửa vịnh, không có tin báo về tác động lớn nào ở cửa sông đối với các môi trường sống 

hoặc các loài sinh vật. Ở xa bờ, một nghiên cứu đã so sánh sự cố tràn dầu Ixtoc và Burmah Agate 
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(một tàu chở dầu tràn ở Galveston năm 1979) với một nghiên cứu sâu rộng Thềm Lục Địa Bên Ngoài 

Nam Texas trong nhiều năm trước cả hai sự cố tràn dầu và đã không cho thấy hậu quả gì liên quan 

đến các sự cố tràn dầu ở khu vực thềm lục địa bên ngoài (Lewbel 1985). 

 

Tại Mexico chỉ có một báo cáo tổng thể được phát hành bởi một liên hiệp các cơ quan thẩm quyền 

Mexico, nhưng hầu như không có thông tin nào hữu ích về tác động môi trường của sự cố tràn dầu đó 

(PCEESC 1980). 

Sự Cố Tràn Dầu DWH và Sự Khôi Phục Các Loài Ngư Nghiệp 

Sự cố tràn dầu DWH đã xả hơn 200 triệu galông dầu vào miền bắc Vịnh Mexico trong 87 ngày từ 

ngày 20 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2010. Xấp xỉ 1,84 triệu galông chất phân hủy đã được thêm 

vào để giúp phân hủy dầu và ngăn dầu trôi dạt vào bờ ở các môi trường sống duyên hải nhạy cảm, 

các vùng ngư nghiệp thiết yếu và các địa điểm công cộng cao độ. Ứng dụng hơn 40% chất phân hủy ở 

độ sâu gần miệng giếng đã dấy lên mối lo ngại lớn trong công chúng và nhiều nhà khoa học. Đáp lại, 

chính quyền liên bang đã triển khai một nỗ lực chưa từng có để nghiên cứu hậu quả của chất phân 

hủy dưới bề mặt và các thể dầu gồm những giọt dầu siêu nhỏ trong cột nước sâu trong mùa thu năm 

2010. Một báo cáo tóm tắt về các phát hiện này đã được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2010 

bởi Nhóm Cố Vấn Khoa Học Hoạt Động (OSAT) của Bộ Chỉ Huy Khu Vực Thống Nhất (OSAT 

2010). Lực Lượng Phòng Vệ Duyên Hải Hoa Kỳ được chỉ định làm Điều Phối Viên Hiện Trường Liên 

Bang (FOSC), và NOAA (trong các sự cố tràn dầu biển) chỉ định làm Điều Phối Viên Hỗ Trợ Khoa 

Học (SSC) cho FOSC và cũng dẫn dắt nhiều ủy viên quản trị khác nhau cho quá trình Thẩm Định 

Thiệt Hại Tài Nguyên Thiên Nhiên (NRDA) được thiết lập theo Đạo Luật Ô Nhiễm Dầu năm 1990. 
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Một số phát hiện trong báo cáo dưới bề mặt OSAT là các phát hiện quan trọng đối với báo cáo hiện 

tại và sẽ được sử dụng bên dưới, nhưng giới thiệu sơ lược các phát hiện của họ từ Tóm Tắt Thực Thi 

bao gồm: không phát hiện dầu lỏng ngoài đường bờ biển; không quan sát thấy có sự vượt quá điểm 

chuẩn chất phân hủy hoặc Sức Khỏe Con Người của EPA; chưa đến 1% mẫu nước vượt quá điểm 

chuẩn Đời Sống Hải Dương của EPA cho hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) nhưng không có mẫu 

nào phù hợp với dầu của MC 252; khoảng 1% mẫu cặn vượt quá điểm chuẩn PAH nhưng chúng chỉ 

cách miệng giếng chưa đến 2 dặm; trong diện tích ngư trường đã bị đóng cửa trước đó, 87.481 dặm 

vuông đã được mở cửa lại và chỉ 1.041 dặm vuông quanh miệng giếng vẫn bị đóng cửa (vào ngày 24 

tháng 11 năm 2010 thì tôm đỏ tía sau đó bị cấm đánh bắt trong một diện tích 4.213 dặm vuông gần 

miệng giếng; có một ít bùn khoan cuốn theo dầu ở một khu vực gần miệng giếng; và các thảm hắc ín 

ở  các vùng nước nông gần bờ được xác định là một khu vực khoảng trống lấy mẫu. Một nhóm khác 

đã được giao nhiệm vụ khảo sát và tìm hiểu phạm vi của các thảm hắc ín này. Thử nghiệm độc tính 

cặn không thể thực hiện vào lúc công bố báo cáo OSAT ngày 17 tháng 12 nên thông tin đó sẽ được 

phát hành trong một báo cáo tiếp theo vào đầu năm 2011. 

So với sự cố tràn dầu Ixtoc I, sự cố tràn dầu DWH đã ảnh hưởng đến một diện tích nhỏ hơn nhiều 

trong Vịnh (Hình 2). Sự cố tràn dầu xảy ra vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè khi điều kiện khí hậu 

và điều kiện biển đang tương đối yên bình ở miền bắc Vịnh gần khu vực giếng dầu, trong khi sự cố 

tràn dầu Ixtoc xảy ra từ đầu mua hè đến mùa xuân năm sau qua mọi mùa trong năm, gồm cả nhiều 

tuyến khí đông và nhiều cơn bão nhiệt đới. Sự cố tràn dầu DWH đã làm nhiễm dầu một khu vực 

đường bờ biển chưa đến 400 dặm liên tục, còn sự cố tràn dầu Ixtoc đã làm nhiễm dầu hơn 1500 dặm 

liên tục trên toàn miền tây và nam Vịnh. Sự nhiễm dầu này trên diện tích chưa đến 5% của toàn Vịnh 

trong sự cố tràn dầu DWH có ý nghĩa quan trọng cho quá trình khôi phục bởi vì nhiều loài ở miền bắc 



   21 

Vịnh có độ phân bổ rộng hơn khu vực bị ảnh hưởng, do đó có khả năng giúp các loài cá đẻ nhiều tái 

định cư ở những khu vực không chịu tác động nhờ các ấu trùng và trứng phù du phân tán rộng rãi.   Về 

mặt sinh thái thì sự cố tràn dầu DWH diễn ra trên một diện tích rất nhạy cảm của Vịnh, trong đó bao 

gồm các vùng ngập nước và đầm lầy duyên hải có sản lượng cao của Châu Thổ Mississippi. Các đầm 

lầy ngập lợ và ngập mặn này xếp mức 10 trên thang ESI, rất nhạy cảm với sự nhiễm dầu và khó dọn 

sạch. Thực tế, chiến lược dọn sạch thường dùng cho các đầm lầy là để nguyên và để quá trình dọn 

sạch tự nhiên diễn ra, bởi vì bất kỳ hoạt động dọn sạch nào cũng có xu hướng đẩy dầu vào sâu hơn 

vào các kết tủa bởi các đội và máy móc dọn dẹp, khiến quá trình khôi phục mất thời gian hơn. Ngoài 

các đầm lầy nhạy cảm này, các môi trường sống thiết yếu và sản lượng cao khác trong các vùng nước 

nông của Lưỡi Liềm Phì Nhiêu còn gồm các bãi đá hàu và thảm cỏ biển. Các môi trường sống đa 

dạng sinh học và sản lượng cao này đóng vai trò bãi thức ăn và bãi nuôi con cho nhiều loài gần bờ. 

Để so sánh, trong sự cố tràn dầu Ixtoc, các bãi biển cát mịn của   
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Hình 2. - Địa điểm và sự phân bổ dầu tràn và đường bờ biển nhiễm dầu do sự cố tràn dầu BP DWH và 

Ixtoc I. 

 

miền tây và miền nam Vịnh xếp mức 3 trên thang ESI, nên chúng không quá nhạy cảm và có thể khôi 

phục nhanh hơn. Các bãi biển cát mịn này hiện diện ở hầu hết các đảo chắn liên tục và bán đảo phía 

tây Châu Thổ Mississippi và tạo ra các rào chắn tự nhiên (hoặc các hàng rào nổi tự nhiên) cho các môi 

trường sống vũng biển và cửa sông nhạy cảm hơn gần bờ. Ở miền bắc Vịnh thì một vùng duyên hải 

mở rộng hơn chiếm ưu thế nhờ các đảo chắn nhỏ hơn và không liên tục, cho phép dầu có nguy cơ vươn 

đến những môi trường nhạy cảm gần bờ. 

Sự phân bổ dầu tràn trong nước (màu đen) và đường bờ biển (màu đỏ)
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Các môi trường gần bờ sản lượng cao này chính là yếu tố làm cho miền bắc Vịnh thành một vùng ngư 

nghiệp sản lượng cao. Các ngư trường duyên hải (thể hiện bởi đường 3 hải lý từ đường bờ biển cho 

Louisiana, Mississippi, Alabama; Texas và Florida có một đường 9 hải lý) đều thuộc thẩm quyền và 

chịu quản lý của từng tiểu bang riêng rẽ và các vùng nước xa bờ thì thuộc thẩm quyền và chịu quản lý 

của Ty Ngư Nghiệp Biển Quốc Gia (NMFS) của Cơ Quan NOAA. Ủy Ban Ngư Nghiệp Biển Các 

Tiểu Bang Vùng Vịnh cung cấp thông tin tư vấn về các ngư trường duyên hải thông qua các đại diện 

ở mỗi tiểu bang vùng Vịnh. Hội Đồng Quản Lý Ngư Nghiệp Biển Vịnh Mexico là một trong tám hội 

đồng quản lý ngư nghiệp vùng của Hoa Kỳ và giúp cố vấn và quản lý các ngư trường Vịnh Mexico 

nằm trong EEZ của Vịnh. 

Ngoài cái chết rõ ràng và trực tiếp của các vùng sinh vật hoặc môi trường sống nào có thể diễn ra 

trong một sự cố tràn dầu, còn có nhiều hậu quả gần chí mạng tiềm tàng có thể diễn ra, và chúng có 

thể tương đối âm ỉ và rất khó phát hiện hoặc đo đạc. Các hậu quả này có thể bao gồm năng suất sinh 

sản giảm sút, hoặc kích thước từng cá thể sinh vật nhỏ hơn do phơi nhiễm các thành phần dầu, hoặc 

do lượng thức ăn hoặc môi trường sống giảm sút. Các hậu quả của dầu đối với phiêu sinh vật (thức ăn 

cho ấu trùng cá và các loài động vật không xương sống) hiện còn chưa biết và có thể sẽ không bao 

giờ được biết. Các hậu quả của dầu đối với các tầng dinh dưỡng và các tương tác sinh thái cũng chưa 

biết (T. Shirley, thư tín liên lạc cá nhân). 

Nhiệm vụ của báo cáo này là cung cấp “một ý kiến chuyên gia về thời hạn của bất kỳ hậu quả sinh 

học tiêu cực nào của sự cố tràn dầu Deepwater Horizon đối với những loài được thu hoạch thương 

mại trong Vịnh (chủ yếu là tôm, cua, hàu và cá có vây)”. Ba nhóm đầu tiên sẽ được giải quyết riêng 

rẽ bên dưới để ước tính gần đúng nhất thời điểm khôi phục ngư nghiệp về tình trạng trước sự cố tràn 
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dầu, hoặc thời hạn của bất kỳ hậu quả sinh học tiêu cực nào gây ra bởi sự cố tràn dầu. Chủng loại thứ 

tư “cá có vây” sẽ được giải quyết chung một nhóm, vì không có yêu cầu và có lẽ cũng không thực tế 

hoặc cần thiết để giải quyết riêng rẽ rất nhiều loài trong chủng loại này. Thông tin khái quát và tương 

ứng về sinh học của mỗi nhóm sẽ được trình bày, kèm theo các tác động tiềm tàng của sự cố tràn dầu 

và thời hạn tác động đối với các loài sinh vật và ngư nghiệp. Một câu tóm tắt về sự khôi phục sẽ được 

in đậm cho mỗi nhóm gần cuối mỗi cuộc thảo luận. 

Tôm 

Các loài tôm ngư nghiệp lớn trong Vịnh Mexico gồm có tôm nâu, tôm trắng và tôm hồng. Sản 

lượng đánh bắt tôm vùng Vịnh Mexico là lớn nhất ở Hoa Kỳ với hơn 188 triệu cân Anh, tức là 73% 

tổng sản lượng quốc gia năm 2008. Tổng giá trị tại cảng năm đó là 367 triệu Đô-la và Louisiana có 

sản lượng đánh bắt lớn nhất chiếm 89 triệu cân Anh và giá trị tại cảng là 130,6 triệu Đô-la, kế đến 

là Texas chiếm 63,8 triệu cân Anh và 157,2 triệu Đô-la, Alabama chiếm 17 triệu cân Anh và 38,4 

triệu Đô-la, West Florida chiếm 9,9 triệu cân Anh và 23,3 triệu Đô-la, và Mississippi chiếm 8,6 

triệu cân Anh và 17,1 triệu Đô-la (NMFS 2010a). 

Tất cả các loài tôm này đều có một vòng đời tương tự và đặc trưng trong đó con trưởng thành sống và 

sinh sản xa bờ Vịnh Mexico, phóng trứng vào Vịnh và qua nhiều giai đoạn sống thì chúng di cư về các 

bãi nuôi con ở cửa sông được bảo vệ và sinh trưởng thành con non, sau đó quay trở ra Vịnh thành con 

non lớn hoặc sắp trưởng thành. Tùy vào loài, mỗi con tôm có thể phóng trong khoảng 250.000 đến 1 

triệu trứng bất cứ nơi đâu. Thói quen ăn uống của các con tôm này khác nhau theo loài nhưng thường 

ăn tạp khi còn là ấu trùng và có thể ăn thịt hoặc ăn xác khi trưởng thành, và chúng đóng vai trò nguồn 

thức ăn rất quan trọng cho nhiều loài cá có vây khác nhau và các sinh vật biển khác. Các con trưởng 

thành thường sống dưới đáy. Trứng khi mới được phóng thường tụ xuống đáy trong một thời gian ngắn 
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(chưa đến 1 ngày). Ấu trùng ra đời và ngoi lên bề mặt, và giai đoạn ấu trùng sống trong cột nước, 

thường di cư lên xuống theo điều kiện ánh sáng và bóng tối. Các con tôm nâu và trắng phổ biến hơn ở 

miền bắc và miền tây Vịnh，còn tôm hồng thì phổ biến hơn ở miền đông Vịnh. Tôm nâu thường là vụ 

thu hoạch lớn nhất, theo sau bởi tôm trắng và sau đó là tôm hồng. Tuy nhiên, bởi vì tôm nâu và tôm 

trắng thường khó phân biệt ngoài thực địa, chúng thường được tính tổng cộng trong các thống kê thu 

hoạch ngư nghiệp. Tôm được xem là “vụ mùa hàng năm”nhằm mục đích thu hoạch. Tôm nâu thường 

di chuyển ra Vịnh từ tháng 2 đến tháng 4, còn tôm trắng di chuyển ra từ tháng 5 đến tháng 11 (Palillo 

và những người khác 1997). 

Rất tiếc là hầu như không có nghiên cứu thực địa nào được phát hành về tác động của các sự cố tràn 

dầu đối với tôm Vịnh. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu Mexico có số liệu trước sự cố tràn dầu đã có 

thể lập văn bản rằng hai năm sau sự cố tràn dầu Ixtoc, ngành đánh bắt tôm Campeche đã trở lại mức 

như trước sự cố tràn dầu (Soto và những người khác 1981). Ngoài ra, ở thềm lục địa Nam Texas vốn 

có dầu Ixtoc đáng kể trên bề mặt, không còn tàn dư dầu Ixtoc nào tìm thấy trong cặn ở các bãi tôm 

(Lewbel 1982), và một cuộc kiểm tra của Cục Thống Kê Thu Hoạch Thương Mại Texas không cho 

thấy thay đổi đáng kể nào đối với sản lượng đánh bắt tôm sau sự cố tràn dầu (Hamilton 1983). 

Trong trường hợp sự cố tràn dầu ở Vịnh Ả Rập nêu ở trên, và trái với hầu hết môi trường sống dưới 

triều không chịu tác động dài hạn đáng kể, trữ lượng tôm đã bị tác động nghiêm trọng và suy giảm 

mạnh về sinh sản và tổng sinh khối (Matthews v.v. 1993). Nhiều nguyên nhân cho sự suy sụp này 

được quy cho những lý do như sự tử vong hàng loạt của trứng, ấu trùng và con non do phơi nhiễm dầu 

trong toàn bộ mùa sinh sản, sự di cư của con trưởng thành ra khỏi vùng nhiễm dầu, tỉ lệ tử vong của 

con trưởng thành và đánh bắt quá mức con trưởng thành và con non. Tuy nhiên, nghiên cứu sau đó, 
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cho thấy quần thể tôm hồi phục trở lại “tốt hơn so với quá khứ mà mọi người còn nhớ" (Jernelov 

2010). Lệnh cấm đánh bắt tôm tạm thời và rồi thuyền bè và thiết bị mới có thể đã ảnh hưởng đến các 

con số cao hơn này. 

Điều thú vị,，và quan trọng là các nhà khoa học nghiên cứu ở miền bắc Vịnh Mexico ngoài khơi 

Alabama đã nhận thấy có sự gia tăng cả độ đa dạng sinh học lẫn sinh khối của các sinh vật biển đánh 

bắt được sau sự cố tràn dầu (J. Valentine, thư tín liên lạc cá nhân). Ví dụ như loài tôm đã được ghi nhận 

tăng số lượng đến bốn lần. Những sự gia tăng này có khả năng là hiệu quả của việc đóng cửa ngư trường 

và bỏ áp lực đánh bắt nhưng nó cũng cho thấy rằng tôm không chỉ hiện diện mà còn rất đông đảo trong 

mùa thu năm 2010. 

Tóm lại, nếu các trường hợp tác động tiềm tàng nêu trên không có ảnh hưởng đáng kể đến quần 

thể tôm năm 2010 và vòng đời của chúng, người ta tin rằng sản lượng đánh bắt tôm nâu, trắng, và 

hồng ở miền bắc Vịnh Mexico sẽ có khả năng vẫn tiếp tục như cũ 

Đánh giá một cách trực quan thì bởi vì tôm trưởng thành sống ở đáy và dầu tràn nói chung ở trên bề 

mặt nên tôm có thể sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, trong sự cố tràn dầu DWH, một số 

trứng có thể đã chạm phải dầu loang nổi và các giai đoạn ấu trùng có thể đã chạm phải dầu phân tán 

trong cột nước. Ngoài ra, một số môi trường nuôi con quan trọng (đầm lầy duyên hải) của tôm đã bị 

ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu DWH. Cũng có khả năng một số dầu hoặc dầu phân tán bám vào các hạt 

cặn gần bờ và chìm xuống, sau đó hình thành các lớp cặn dầu và cặn sạch. Sự phân hủy do vi khuẩn 

có thể được tăng cường bởi quá trình này, trừ khi cặn bị tách ô-xy (không có ôxy), khi đó thì quá trình 

thoái hóa sẽ bị chậm đi hoặc ngưng hẳn. Ngoài ra, thức ăn của ấu trùng trong cột nước và của con non 

và con trưởng thành ở đáy có thể đã bị giảm đi về số lượng hoặc bị nhiễm dầu. 
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Tuy nhiên, tôm có vòng đời hàng năm và có thể sống tối đa hai năm, nên sau một sự cố tràn dầu hoặc 

bất kỳ sự kiện nào khác có thể khiến thiếu một năm, chúng ta có quyền mong đợi một cách hợp lý 

rằng tôm sẽ hồi phục chỉ sau một năm hoặc tối đa hai năm, trừ khi sự chấn thương hoặc nhiễu loạn đó 

kéo dài. 
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như xu hướng thu hoạch trong các năm gần đây trước năm 2011 và thậm chí nhiều khả năng hơn 

trước năm 2012. Việc Môi trường nuôi con của Châu Thổ Mississippi bị mất có thể gây giảm sút 

theo phần trăm quy mô quần thể tôm cho đến khi các đầm lầy khôi phục.  

 

Có một ngư trường nhỏ nhưng riêng biệt chuyên về tôm đỏ tía ở trong các khu vực nước sâu xa bờ, 

như thể hiện qua việc cấm đánh bắt gần đây quanh miệng giếng (NMFS 2010c), ngư trường này phải 

cần theo dõi kỹ lưỡng hơn nữa để xác định có nên mở lại hay không và khi nào. 

 

Cua 

Cua xanh là loài cua có giá trị kinh tế nhất đối với khu vực miền bắc vùngVịnh Mexico và cấu thành 

ngành ngư nghiệp cua chính cho khu vực này. Hai loài cua đá cũng được thu hoạch nhưng số lượng và 

giá trị của chúng không bì được với cua xanh và nhiều con trong số chúng được đánh bắt ngẫu nhiên 

chung với ngư trường cua xanh. Louisiana có sản lượng đánh bắt lớn nhất, chiếm 26% tổng lượng cua 

xanh cả nước, tức là 41,6 triệu cân Anh vào năm 2008 (giá trị tại cảng là 32 triệu Đô-la). Giá trị cập 

bến và cạnh cảng đối với các tiểu bang vùng Vịnh khác trong năm 2008 gồm có: West Florida đạt 2,7 

triệu cân Anh và 3,3 triệu Đô-la; Texas đạt 2,6 triệu cân Anh và 2,3 triệu Đô-la; Alabama đạt 1,8 

triệu cân Anh và 1,5 triệu Đô-la; và Mississippi đạt 450.000 cân Anh và 447.000 Đô-la. 

Bởi các quần thể cua xanh đặc biệt phân bổ hoàn toàn ở miền duyên hải nên chúng được quản lý 

bởi cơ quan quản lý ngư trường của từng tiểu bang và Ủy Ban Ngư Nghiệp Biển Các Bang Vùng 

Vịnh. 
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Cua xanh là ví dụ kinh điển về một loài phụ thuộc vào cửa sông và chúng được một số ngươi xem 

như một loài làm chỉ báo tốt cho sự lành mạnh ở cửa sông. Quá trình phối giống có thể diễn ra 

quanh năm ở các vùng ngập lợ của một cửa sông, còn trứng sẽ nở ở các vùng nước gần bờ có độ 

mặn cao (Gillory và những người khác 2001). Các hình thái ấu trùng ban đầu thường được tìm thấy 

ở các vùng nước xa bờ-gần bờ và các hình thái ấu trùng về sau thì di cư vào cửa sông, và ở đó cua 

non phân bổ rộng rãi khắp cửa sông. Con trưởng thành thường phân bổ khác hơn ở một cửa sông, 

trong đó các con đực ưa chuộng các vùng ít mặn hơn gần dòng chảy vào của sông còn các con cái 

thì được tìm thấy ở các vùng mặn hơn gần Vịnh. Các môi trường nuôi con thiết yếu gồm có các đầm 

lầy gian triều, các thảm cỏ biển dưới triều và các đường bờ biển cặn mềm, không cỏ cây (Gillroy và 

những người khác 2001). 

 

Giai đoạn sinh sản đỉnh điểm đối với cua xanh là tháng 8-9 và các con cua non sẽ đạt kích thước thu 

hoạch trong khung thời gian tháng 4-5. Tuổi sống ước tính là 3-4 năm. Cua xanh có sản lượng cao, 

cho ra đời 1,7 đến 2 triệu trứng mỗi đợt ấp (Patillo và những người khác 1997), và chúng sinh trưởng 

nhanh và tuổi sống tương đối ngắn. Các đặc điểm sinh sản này cho thấy loài này có thể chịu khai 

thác cao độ hoặc giảm sút số lượng lớn từ một sự kiện phi tự nhiên và khôi phục khá nhanh (Gillroy 

và những người khác 2001), nếu có điều kiện môi trường lành mạnh và các khu vực lân cận có đủ 

quần thể trưởng thành. 

Mặc dù rõ ràng không có nghiên cứu thực địa nào về tác động của dầu thô tràn đối với cua xanh 

trong Vịnh Mexico, nhưng có một lượng tài liệu đáng kể về các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 

về nhiều loại chất ô nhiễm khác nhau tác động có hại đến các giai đoạn sống khác nhau của cua 

xanh từ các cửa sông Hoa Kỳ (Millikin và Williams 1984，Bookout và những người khác 1980, 
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Schimmel và Wilson 1977, Bookout và Costlow 1975, và chỉ đề cập một vài. Về việc thử nghiệm dầu 

thô trong phòng thí nghiệm, cua xanh “non có sức chịu đựng cực kỳ cao đối với phơi nhiễm 

hydrocacbon thơm của dầu mỏ trong thời gian dài" (Wang và Stickie 1987). 

 

Các nhà khoa học ở miền bắc Vịnh (H. Perry) đã báo về các giọt dầu trong vỏ của ấu trùng cua trong sự 

cố tràn dầu DWH, nhưng kết quả của nghiên cứu đó hiện vẫn chưa có. Không có báo cáo nào đã phát 

hành hoặc đăng tải cho thấy cua xanh chết hàng loạt trong sự cố tràn dầu, mặc dù sự nhiễm dầu từ nhẹ 

đến trung bình đã diễn ra ở các khu vực quan trọng trong môi trường sống của cua xanh. Một số môi 

trường nuôi con của cua xanh (đất ngập nước và đầm lầy duyên hải) bị ảnh hưởng của sự cố tràn dầu ở 

Châu Thổ Mississippi. 

Một lưu ý quan trọng là các quần thể cua xanh đã có sự suy giảm rộng qua nhiều thập niên ở vùng 

duyên hải Đại Tây Dương và ở Vịnh Mexico. Vẫn chưa xác định được một nguyên nhân cụ thể cho sự 

suy giảm rộng rãi và dài hạn này nhưng xu hướng suy giảm nên được tính vào tác động và khôi phục 

của Vịnh từ sự cố tràn dầu DWH. 

Tóm lại, bởi vì các quần thể cua xanh không tỏ ra chịu tác động đáng kể từ sự cố tràn dầu DWH, 

và bởi vì chúng là một loài sinh sản cao với độ phân bổ rộng rãi trên khắp vùng, mức độ quần thể 

của chúng được tin rằng sẽ có khả năng vẫn như xu hướng thu hoạch cũ trong các năm gần đây 

vào năm 2011. Như đã lưu ý ở trên, một số quần thể bản địa có thể bị suy giảm do dầu (hoặc dầu 

và chất phân hủy) tác động đến ấu trùng hoặc do suy giảm các đầm lầy duyên hải làm bãi nuôi 

con. Như đã nêu rõ đối với tôm， việc môi trường nuôi con bị mất này có thể gây ra suy giảm theo 

phần trăm đối với quy mô quần thể cua cho đến khi đầm lầy khôi phục. 
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Hàu 

Vịnh Mexico dẫn đầu Hoa Kỳ về sản xuất hàu, sản xuất khoảng 67% tổng số lượng cả nước, gồm có 

20,6 triệu cân Anh và 60,1 triệu Đô-la (vào năm 2008). Louisiana dẫn đầu về sản lượng đánh bắt với 

12,8 triệu cân Anh và 38,8 triệu Đô-la. Xếp sau Louisiana về sản lượng thu hoạch là: Texas đạt 2,7 

triệu cân Anh và 8,83 triệu Đô-la; Mississippi đạt 2,6 triệu cân Anh và 6,87 triệu Đô-la; West Florida 

đạt 2,6 triệu cân Anh và 5,47 triệu Đô-la; và Alabama đạt 72.776 cân Anh và 243.414 Đô-la (NMFS 

2010a). 

Một báo cáo quan trọng gần đây về các bãi đá hàu trên toàn thế giới đã lưu ý một sự suy giảm 85% 

môi trường sống dạng này trên quy mô toàn cầu và lưu ý rằng các quần thể hàu còn lại đáng kể nhất 

trên thế giới là ở Vịnh Mexico (Beck và những người khác 2009). Báo cáo này, do Tổ Chức Bảo Tồn 

Thiên Nhiên lập, đã phát động một phong trào rộng rãi (của Tổ Chức Bảo Tồn Thiên Nhiên và những 

tổ chức khác) nhằm khôi phục và mở rộng các bãi đá hàu của Vịnh trong năm 2009 và 2010. Nhiều 

dự án khôi phục mới đã bị đình chỉ ở miền bắc Vịnh khi sự cố tràn dầu DWH bắt đầu. 

Các phương pháp đánh bắt hàu gồm có nhặt tay ở vùng nước nông, kẹp từ thuyền và kéo hoặc cào từ 

thuyền. Hầu hết sản lượng đánh bắt ở Vịnh là từ các bãi nuôi hàu công nhưng khoảng 30% sản lượng 

thu hoạch là từ các bãi được thuê của tư nhân (Mackenzie 1989). Các quy định ngư nghiệp thương 

mại đối với hàu khác nhau tùy theo từng tiểu bang, nhưng tất cả hàu đánh bắt được đều phải dài tối 

thiểu ba inch theo Ủy Ban Ngư Nghiệp Biển Các Tiểu Bang Vùng Vịnh. Tùy vào địa điểm và tỉ lệ 

sinh trưởng bản địa, hàu được thu hoạch ở khoảng 1,5-2 tuổi và sống tối đa sáu năm (Galtsolf 1964). 
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Hàu chủ yếu sống ở các bãi đá hàu tự tồn tại lâu năm nhưng chúng cũng có thể sinh trưởng trên gần 

như bất kỳ nền cứng nào ở cửa sông và vùng nước gần bờ, và do đó cũng là điểm yếu lớn nhất của 

chúng. Nếu dầu nhiễm vào các khe trống của các bãi đá hàu thì có khả năng hàu non bám trên vỏ 

nhiễm dầu sẽ không khỏe mạnh. Ngoài ra, sự thoái hóa dầu ở một bãi đá sẽ đòi hỏi thêm ô-xy sinh 

học và ô-xy loãng có thể gây hại đến sự sinh trưởng của những con hàu mới bám (P. Montagna, thư 

tín liên lạc cá nhân). 

 

Những con vật nhuyễn thể hai mảnh vỏ này ăn bằng cách lọc nước và khi tập trung số đông có thể 

lọc một lượng nước rất lớn và làm tăng độ trong của nước. Mặc dù hàu có thể chịu được nhiều độ 

mặn khác nhau, nhưng độ mặn tối ưu của chúng dao động từ 12-15 phần nghìn. Tùy vào lượng nước 

ngọt chảy vào một vịnh cụ thể, các bãi đá có thể chia ra theo mực nước cao hơn, trung hoặc thấp hơn. 

Quá nhiều nước ngọt sẽ giết chết hàu mặc dù thỉnh thoảng chúng có thể chịu ngập một ít nước ngọt. 

Chúng không ăn hoặc sinh sản khi độ mặn quá thấp trong một khoảng thời gian kéo dài. Tương tự, 

chúng có thể sống trong các độ mặn cao hơn nhưng các vùng đó dễ bị hại bởi nhiều loại ký sinh trùng 

và kẻ săn mồi, và điều đó sẽ triệt tiêu nghiêm trọng khả năng sinh tồn. 

 

Hàu là sinh vật chín đực trước, ở đầu đời là giống đực sau đó chuyển thành giống cái. Điều này bảo 

đảm một lượng lớn con cái trong quần thể cao tuổi và chúng có khả năng sinh sản cao, cho ra đời 15-

115 triệu trứng trong một lần đẻ trứng (Galtsolf 1964). Bởi vì hàu phân bổ rộng rãi ở các cửa sông 

miền bắc Vịnh và năng suất cao như vậy, luôn có một lượng lớn trứng hàu và các giai đoạn ấu trùng 

trong phiêu sinh vật mùa hè. Yếu tố hạn chế hầu hết giai đoạn ban đầu này là nền cứng phù hợp để 

bám vào, một thứ hiếm hoi ở vùng có trầm tích mềm trội của miền bắc Vịnh. Tuy nhiên, một bãi đá 
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hàu chết vì bất kỳ lý do nào đều có thể nhanh chóng được tái lập bởi tình trạng trứng và ấu trùng 

nhiều tự nhiên. 

 

Có một nghiên cứu và tài liệu sâu rộng quan nhưng đã cũ và ít được biết đến về tác động của dầu thô 

vào loài hàu miền nam Louisiana. Dự án 9 và 23 đã được tài trợ từ năm 1947 đến đầu thập niên 1960 

để nghiên cứu tác động của các hoạt động dầu khí đối với loài hàu ở duyên hải Louisiana. Hơn 400 

thư tín liên lạc, trong đó có 200 báo cáo, đã được đưa vào hồ sơ nhờ vào nghiên cứu sâu rộng nhiều 

năm và bởi nhiều tổ chức này (Đại học Texas A&M, Đại học Texas, Đại học Thiên Chúa Giáo 

Texas, Đại Học Tiểu Bang Louisiana, và các tổ chức khác). Hai mươi tám trường đại học đã nhận 

được các báo cáo chính của nghiên cứu này và ba bản tóm tắt độc lập đã được hoàn tất, trong đó bản 

chủ yếu là một ấn bản dành riêng cho đề tài của Ấn Bản của Viện Khoa Học Đại Dương  (Quyển 7, 

1961), xuất bản bởi Viện Khoa Học Biển, Đại học Texas (hiện tại là Viện Khoa Học Biển). Bài luận 

chủ yếu tóm tắt tất cả công trình trong ấn bản dành riêng đó được viết bởi Mackin và Hopkins 

(1961). 

 

Hàu chết hoặc đang chết trong nhiều năm ở duyên hải Louisiana đã bị đổ cho ngành dầu khí đang 

phát triển và mở rộng, nên câu hỏi đầu tiên làm ngạc nhiên các dự án vào năm 1947 là “Ô nhiễm do 

dầu hay chất thải của giếng dầu hay sự thám hiểm địa chấn đã gây ra sự tử vong của loài hàu ở 

Louisiana?” Công trình nhiều năm đã cho thấy loài hàu tương đối chịu đựng tốt sự nhiễm dầu từ nhẹ 

đến trung bình, và một ký sinh trùng mà khoa học mới biết đến (là “dermo”, đặt tên sau danh pháp 

khoa học Dermocystidium marinum, hiện tại gọi là Perkinsus marinus) mới chính là thủ phạm giết 

chết hàu. Một hé lộ thú vị khác của nghiên cứu là sự nhiễm dầu đã giết chết sò barnacle, một kẻ săn 
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mồi lớn của hàu ấu trùng phiêu sinh, và số lượng hàu thực tế đã tăng lên ở một số vùng khi sò 

barnacle chết hàng loạt (S. Ray, thư tín liên lạc.，Mackin và Hopkins 1961). 

 

Sự nhiễm dầu nặng được biết là sẽ giết chết hầu hết sinh vật gian triều và dưới triều nước nông, gồm 

có cả hàu, do ngạt thở nếu không phải do nổi trong các thành phần độc chất của dầu tràn. Mặc dù 

không có khảo sát hoặc báo cáo khoa học nào, nhưng ngư dân dọc theo đường bờ biển trồng nhiều 

đước phía bắc Campeche, Bán đảo Yucatan, đã báo lại rằng tất cả hàu đước (không phải cùng loài 

với hàu Châu Mỹ đang bàn đến ở miền bắc Vịnh) đã chết bởi nhiễm dầu nặng từ dầu Ixtoc và không 

bao giờ trở lại. 

 

Trong sự cố tràn dầu DWH thì những lượng dầu khác nhau đã tràn đến các vùng đánh bắt hàu ở 

Louisiana nhưng không được xem xét lại (hàng ngày) bản đồ nhiễm dầu chi tiết trên GeoPlatform 

của các nhóm ở đường bờ biển NOAA (nhóm SCAT), nên không thể nào biết liều lượng nhiễm dầu 

chính xác ở nhiều khu vực bản địa cụ thể. Sự xem xét lại các bản đồ này hẳn có nhiều khả năng hữu 

ích nhưng có lẽ cũng không đủ chắc chắn để đưa ra các quyết định chung cuộc. 

Một điểm phức tạp về sự sống sót của hàu và hoàn cảnh đánh bắt trong tương lai là nhiều con hàu đã 

bị chết hoàn toàn hoặc một phần do dòng nước ngọt bị đẩy lệch đi trong hệ thống Vịnh Barataria 

nhằm đẩy dầu ra khỏi các bãi nuôi hàu (E. Melancon, thư tín liên lạc cá nhân). Những con hàu khác 

đã có nhiều khả năng bị chết do ngập nước bờ sông ở hạ lưu Sông Mississippi. 
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Tóm lại, hàu ở hầu hết khu vực miền bắc Vịnh được tin rằng sẽ có khả năng vẫn như xu hướng 

đánh bắt cũ trong những năm gần đây vào năm 2011. Ở các khu vực nơi hàu chết do ngập và 

lệch dòng nước ngọt, các bãi đá hàu sẽ bị chiếm làm thuộc địa bởi lượng hàu non trong năm 2011 

(giả sử rằng không có sự kiện ngập nước quy mô lớn nào trong năm 2011), nhưng chúng sẽ 

không có khả năng đạt kích thước có thể thu hoạch cho đến cuối năm 2012 hoặc 2013. Ở các khu 

vực nơi các bãi đá hàu bị ngập dầu nặng, các bãi đá hàu có thể không khôi phục trong 6-8, hoặc 

thậm chí 10 năm. 

 

Cá có vây 

Có hơn 1500 loài cá được biết đến trong Vịnh Mexico (McEachran 2009). Tuy nhiên, chỉ một tỉ lệ nhỏ 

trong đó được đánh bắt nhằm mục đích thương mại. Ở các vùng nước duyên hải, hầu hết các loài cá 

đều được đánh bắt nhằm giải trí và quản lý bởi các cơ quan đời sống hoang dã và cá của tiểu bang ở 

từng tiểu bang, cùng với sự quản lý cấp trên của Ủy Ban Ngư Trường Biển Các Tiểu Bang Vùng 

Vịnh. Tuy nhiên, nhiều loài xa bờ cũng sử dụng các bãi nuôi con duyên hải trong một phần vòng đời 

nên có một mối liên hệ quan trọng giữa các loài xa bờ và môi trường sống. Công tác đánh bắt thương 

mại và giải trí xa bờ (bên ngoài vùng nước tiểu bang) được giám sát và quản lý bởi Ty Ngư Nghiệp 

NOAA và Hội Đồng Quản Lý Ngư Nghiệp Vịnh Mexico. Hầu hết các loài cá đáy (sống ở đáy) được 

đề cập dưới đây sống ở thềm lục địa chứ không phải ở Vịnh sâu. 

Cá có vây thương mại ở miền bắc Vịnh Mexico thường được đánh bắt và giám sát/quản lý theo các 

nhóm loài. Cá Bãi Đá Vịnh Mexico là một ví dụ và Cá Biển Khơi Di Trú Duyên Hải là một nhóm 

khác. Trong hạng mục đầu tiên có 42 loài cá gồm cá mú đỏ, cá mú gag, cá đầu vuông, cá cam sọc, cá 

bò xám, cũng như một số nhóm có nhiều loài  như cá mú nước nông và cá mú nước sâu. Cá Biển Khơi 
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Di Trú Duyên Hải gồm hai loài có quan hệ là cá thu vua và cá thu Tây Ban Nha. Dĩ nhiên nhóm cá 

bãi đá gồm các loài có liên quan đến bãi đá hoặc đáy biển cứng như bãi đá hoặc các cao điểm địa 

hình trên thềm lục địa. Cá thu là loài cá biển khơi, hay ở vùng nước mở. 

Cá hồng là một trong những loài cá bãi đá có giá trị cao nhất ở Vịnh Mexico và được đánh bắt cả ở 

vùng nước ven bờ lẫn xa bờ. Cá hồng được đánh bắt cả về thương mại lẫn giải trí. Vào năm 2008, sản 

lượng đánh bắt thương mại ở Vịnh tổng cộng là 2,37 triệu cân Anh và đạt giá trị tại bến cảng là 7,95 

triệu Đô-la. Texas dẫn đầu sản lượng đánh bắt theo trọng lượng với 869.966 cân Anh trị giá 2,74 triệu 

Đô-la, sau đó là West Florida với 847.884 cân Anh trị giá 2,94 triệu Đô-la, Louisiana với 589.379 cân 

Anh trị giá 2,03 triệu Đô-la, và Alabama với 60.391 cân Anh trị giá 237.141 (không có số liệu cho 

Mississippi) (NMFS 2010a). 

Các loài cá mập là một nhóm quan trọng nữa，và chúng phân bổ rộng khắp Vịnh và rất phong phú ở 

miền trung bắc Vịnh Mexico từ Louisiana đến Alabama. Cá mập blacktip đặc biệt đông đảo trong 

vùng này, và là một trong những loài cá mập thương mại quan trọng trong Vịnh (NMFS 2010a). Cá 

mập blacktip cũng như cá mập spinner, cá mập mũi nhọn Đại Tây Dương và cá mập bò là những loài 

điển hình tìm thấy ở cả các vùng nước duyên hải và xa bờ. 

Trong một sự cố tràn dầu, hầu hết các loài cá lớn hoặc trưởng thành sẽ đơn giản rời bỏ khu vực nước 

bị ô nhiễm, nếu có thể, và di chuyển sang vùng nước sạch khác. Đây là một lý do không phát hiện có 

cá bị chết nhiều liên quan đến sự cố tràn dầu. 
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Hai lo ngại chính về sự cố tràn dầu DWH và các loài cá này là: 1) dầu phân tán ở độ sâu và các vệt 

dầu nước sâu; và 2) trứng cá nổi (đặc tính của hầu hết các loài nêu trên) phơi nhiễm dầu trong sự cố 

tràn dầu. 

 

Bởi vì các chất phân hủy chưa bao giờ được sử dụng ở độ sâu lớn, cộng đồng khoa học đã rất hồ hởi 

nghiên cứu và theo dõi các vệt dầu dưới bề mặt. Một nhóm nghiên cứu đã lưu ý rằng vệt hydrocarbon 

phân tán đã kích thích các vi khuẩn phân hủy dầu mỏ và vệt dầu đã phân hủy nhanh hơn dự kiến ở độ 

sâu, nhiệt độ lạnh (Hazen và những người khác 2010a). Một nhóm nghiên cứu khác đã lưu ý các mức 

PAH được cho là độc hại đối với đời sống biển ở các tầng sâu tách biệt từ 3.281-4.593 bộ ở vùng phía 

tây nam của miệng giếng, cách khoảng 8 dặm (Diercks và những người khác 2010). Một nhóm thứ ba 

theo dõi một thể hydrocacbon liên tục hơn 22 dặm chiều dài ở độ sâu khoảng 3.609 bộ và kết luận 

rằng nó đã tồn tại nhiều tháng mà không bị thoái biến đáng kể (Camilli và những người khác 2010). 

 

Mối lo ngại thứ hai về trứng cá nổi bị ảnh hưởng của dầu hoặc một hỗn hợp dầu và chất phân hủy 

không thể trả lời tại thời điểm này mà không có số liệu sẵn. Tuy nhiên, một số loài được lo ngại đang 

phân bổ rộng rãi ở miền bắc Vịnh và ở một số trường hợp, là toàn bộ Vịnh, và bởi vì dầu chỉ tác động 

chưa đến 5% Vịnh, các loài đó không thấy suy giảm tổng thể đáng kể trong lớp năm 2010. 

 

Một môi trường sống nuôi con giữa khơi quan trọng đã bị ảnh hưởng của sự cố tràn dầu là cộng đồng 

tảo đuôi ngựa. Hơn 100 loài sinh vật được biết tồn tại bên trong các khối tảo nâu trôi dạt và cộng 

đồng trôi dạt này đóng vai trò che nắng và bảo vệ cho nhiều loài non và trưởng thành. 

Tác động tổng thể từ cái chết của cộng đồng tảo đuôi ngựa ở khu vực giếng dầu và các vùng sinh vật 

liên quan hiện tại vẫn chưa rõ. 
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Cuối cùng, có khả năng lệnh cấm ngư nghiệp đối với một diện tích lớn hơn diện tích bị ảnh hưởng 

của sự cố tràn dầu DWH quá nhiều có thể dẫn đến khôi phục nhanh hơn bởi áp lực đánh bắt giảm sút 

trong mùa hè năm 2010. 

Tóm lại, cá thương mại không được tin rằng đã bị tác động đáng kể bởi sự cố tràn dầu DWH, 

trừ khả năng của trường hợp trứng cá nổi. Nếu trứng cá bị tác động tiêu cực đối với một số loài 

thì có khả năng có các hậu quả ngắn hạn, và có thể cả dài hạn, đối với loài đó. Nếu các lớp sinh 

trưởng bình thường như 2010 thì ngư nghiệp sẽ có khả năng vẫn như xu hướng đánh bắt cũ 

trong những năm gần đây vào năm 2011. 

Kết luận 

Sự Cố Có Tầm Quan Trọng Quốc Gia BP Deepwater Horizon MC 252 (sự cố tràn dầu DWH) trở 

thành sự cố tràn dầu trên biển do tai nạn lớn nhất trong lịch sử khi để xả hôn 200 triệu galoâng dầu 

vào Vịnh Mexico từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2010, một khoảng thời gian 87 ngày. 

Vịnh Mexico là vùng nước lớn thứ chín trên thế giới và là một trong những vùng quan trọng và có 

sản lượng cao nhất về mặt sinh thái và kinh tế (Tunnell 2009). Ngư nghiệp thương mại tại Vịnh 

Mexico trong năm 2008 đạt 1,27 tỉ cân Anh các loài cá có vây và giáp xác và thu về tổng cộng 659 

triệu Đô-la thu nhập từ đánh bắt (NMFS 2010a). 

Sự cố tràn dầu DWH có thể có các hậu quả môi trường ngắn hạn hoặc dài hạn lên hệ sinh thái Vịnh 

Mexico và có thể tác động đến ngư nghiệp thương mại trong Vịnh ngay hoặc về lâu dài. Công tác 

thẩm định sự khôi phục sau một sự kiện ô nhiễm lớn có lẽ còn thử thách và khó khăn hơn thẩm định 

thiệt hại ban đầu (NRC 2003), như đã được báo cáo trong văn bản này. Tuy nhiên, Cơ Quan Giải 
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Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Bờ Vịnh đã được thành lập để giải quyết các yêu cầu bồi thường của cá 

nhân và doanh nghiệp bị tổn that thu nhập do sự cố tràn dầu và Cơ Quan này cần hoạt động một cách 

linh hoạt nhất để giải quyết các yêu cầu bồi thường này. 

Mục đích của báo cáo này là nhằm cho Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường một ước 

tính đầy đủ thông tin nhất để họ tiến hành tiến trình yêu cầu bồi thường trong thời gian sớm 

nhất. Về thực tế, tổn thất thật sự đối với hệ sinh thái và ngư nghiệp có thể không được biết 

chính xác trong nhiều năm hay thậm chí nhiều thập niên，nhưng bốn kết luận đối với bốn 

nhóm được yêu cầu (tôm, cua, hàu và cá có vây) là một số lượng ước tính đầy đủ thông tin nhất 

có thể được đưa ra tại thời điểm này.                                                                    Tôm:                                                       

Tóm lại, nếu các trường hợp tác động tiềm tàng nêu trên không có ảnh hưởng đáng kể đến 

quần thể tôm năm 2010 và vòng đời của chúng，người ta tin rằng sản lượng đánh bắt tôm nâu, 

trắng và hồng ở miền bắc Vịnh Mexico sẽ có khả năng vẫn tiếp tục như xu hướng đánh bắt cũ 

trong những năm gần đây trước năm 2011, và thậm chí nhiều khả năng hơn là trước năm 

2012. Việc Môi trường nuôi con của Châu Thổ Mississippi bị mất có thể gây giảm sút theo 

phần trăm quy mô quần thể tôm cho đến khi các đầm lầy khôi phục Cua:                                                                      

Tóm lại, bởi vì các quần thể cua xanh không tỏ ra chịu tác động đáng kể từ sự cố tràn dầu 

DWH，và bởi vì chúng là một loài sinh sản cao với độ phân bổ rộng rãi trên khắp vùng, mức 

độ quần thể của chúng được tin rằng sẽ có khả năng vẫn như xu hướng đánh bắt cũ trong các 

năm gần đây vào năm 2011. Như đã lưu ý ở trên, một số quần thể bản địa có thể bị suy giảm do 

dầu (hoặc dầu và chất phân hủy) tác động đến ấu trùng hoặc do suy giảm các đầm lầy duyên 

hải làm bãi nuôi con. Như đã nêu rõ với tôm, việc môi trường nuôi con bị mất này có thể gây 

ra suy giảm theo phần trăm đối với quy mô quần thể cua cho đến khi đầm lầy khôi phục.                
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Hàu:                                                                                                                                                   Tóm 

lại, hàu ở hầu hết các khu vực miền bắc Vịnh được tin rằng sẽ có khả năng vẫn như xu hướng 

đánh bắt cũ trong những năm gần đây vào năm 2011. Ở các khu vực hàu chết do ngập và lệch 

dòng nước ngọt, các bãi đá hàu sẽ được tái lập bởi hàu non trong năm 2011 (giả sử rằng không 

có sự kiện ngập nước quy mô lớn nào trong năm 2011), nhưng chúng sẽ không có khả năng đạt 

kích thước có thể đánh bắt cho đến cuối năm 2012 hoặc 2013. Ở các khu vực mà bãi đá hàu bị 

nhiễm dầu nặng thì các bãi đá hàu có thể sẽ không khôi phục trong 6-8, hoặc thậm chí 10 năm.                                 

Cá có vây:                                                                                                                                                    

Tóm lại, cá thương mại không được tin rằng đã bị tác động đáng kể bởi sự cố tràn dầu DWH, 

trừ khả năng của trường hợp trứng cá nổi. Nếu trứng cá bị tác động tiêu cực đối với một số 

loài thì có khả năng có các hậu quả ngắn hạn, và có thể cả dài hạn，đối với loài đó. Nếu các lớp 

sinh trưởng bình thường như 2010 thì ngư nghiệp sẽ có khả năng vẫn như xu hướng đánh bắt 

cũ trong những năm gần đây vào năm 2011. 

Có thể kết luận là không thể đưa ra một dự đoán chính xác thời điểm khôi phục của bất kỳ 

nhóm ngành ngư nghiệp nào sau một sự cố tràn dầu lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng được 

công nhận ở đây là phải giải quyết đúng hạn các yêu cầu bồi thường của các cá nhân và doanh 

nghiệp，nên các ý kiến chuyên gia đối với bốn nhóm ngư nghiệp đưa ra trong báo cáo này đều 

có tính hợp lý nhất khả dĩ vào thời điểm hiện tại. 
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Phụ lục I 

Giới Thiệu về Tác Giả 

Tiến Sĩ John W. (Wes) Tunnell, Jr. là Giám Đốc Điều Hành của Harte Research Institute 
để Nghiên Cứu Về Vịnh Mexico, Giáo Sư Sinh Học, Học Giả Fulbright, và Giáo Sư Thuộc Ban 
Quản Trị Trường Đại Học tại Texas A&M University-Corpus Christi (TAMU-CC). Sau khi nghiên cứu 
tại Colorado, ông đã nhận Bằng Cử Nhân Khoa Học (1967) và Thạc Sĩ Khoa Học (1969) về Sinh Học 
tại Texas A&I University (bây giờ là Texas A&M University-Kingsville), và sau khi nghiên cứu tại 
California và Florida, ông nhận bằng Tiến Sĩ Sinh Học (1974) tại Texas A&M University. Ông bắt 
đầu sự nghiệp của mình tại Texas A&I University ở Corpus Christi (bây giờ là TAMU-CC) vào năm 
1974. Tại TAMU-CC Tiến Sĩ Tunnell là người sáng lập và là Giám Đốc của Center for Coastal 
Studies (1984-2009), người sáng lập ra khái niệm đồng vị trí (các tổ chức cùng được đặt tại một địa 
điểm) của các cơ quan tài nguyên thiên nhiên của tiểu bang và liên bang trong khuôn viên trường 
(các năm 1980-90), người phát triển Natural Resources Center (1996), và ông đã hỗ trợ sự phát 
triển của Harte Research Institute (2001) và việc xây dựng viện này (2005). 

Tiến Sĩ Tunnell là nhà sinh học/sinh thái học về biển chủ yếu chuyên về các hệ sinh thái ven 
biển và rạn san hô. Ông có chuyên môn sâu rộng khi làm việc về sinh thái ven biển tại Texas và 
sinh thái rạn san hô tại Mê-hi-cô, tuy nhiên ông cũng đã nghiên cứu về các rạn san hô tại Bahamas, 
Vịnh Ba Tư, Rạn San Hô Great Barrier, Panama, Honduras, Ăngtin thuộc Hà Lan, Palau, Polynesia 
thuộc Pháp, In-đô-nê-xia, và Okinawa. Ngoài ra, Tiến Sĩ Tunnell đã nghiên cứu và xuất bản về hóa 
thạch của động vật có xương sống từ đáy biển, bọt biển, động vật tay cuộn, động vật thân mềm (nói 
riêng), chim biển sống bầy đàn, tác động của tràn dầu, và đa dạng sinh học tại Vịnh Mê-hi-cô. 

Về công việc tràn dầu, Tiến Sĩ Tunnell: 
1) đã giúp phát triển National Spill Control School (NSCS) tại TAMU-CC giữa những năm 1970, 

đặc biệt là về lĩnh vực các tác động sinh học và môi trường; 

2) đã viết chương “Oil Spills in the Environment” cho cuốn cẩm nang/sách đào tạo của 
NSCS và đã giảng dạy bộ môn đó tại các lớp đào tạo ở TAMU-CC trong gần 20 năm; 

3) đã trở thành Cố Vấn Khoa Học Địa Phương cho NOAA tại Corpus Christi, Texas, trong 
vụ tràn dầu Ixtoc I; 

4) đã hỗ trợ Tiến Sĩ Miles Hayes và Research Planning Institute (bây giờ là Research Planning, 
Inc.) lấy mẫu ở vùng Nam Texas trong vụ tràn dầu Ixtoc và áp dụng bản đồ Chỉ Số Nhạy Cảm 
Môi Trường; 

5) đã nghiên cứu tác động của vụ tràn dầu Ixtoc tới các bãi biển ở Nam Texas với  sự tài trợ 
của NOAA; xuất bản một tài liệu về công tác này và hướng dẫn cho luận văn của sinh viên 
là Thạc Sĩ Khoa Học về công tác này; 

6) đã trình bày bốn tài liệu về các tác động của vụ tràn dầu Ixtoc tại Texas và Mê-xi-cô ở hai 
hội thảo riêng biệt tại Mê-hi-cô, tuy nhiên các báo cáo chưa bao giờ được xuất bản; 

7) đã theo dõi vụ tràn dầu Ixtoc trên các rạn san hô, các bãi biển nhiều cát và bờ biển nhiều đá 
ở phía nam Vịnh Mê-xi-cô trong suốt tháng 7 và tháng 8 năm 1980; tiếp tục một số việc 
theo dõi trong 30 năm sau đó; 
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8) đã nghiên cứu tác động của các vụ tràn dầu và khử đá balat trên các rạn san hô, bờ biển 
nhiều cát, và sinh vật đáy của Vịnh Ảrập tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống 
Nhất, với Hazelton Environmental Sciences vào năm 1979;  

9) đã chuẩn bị báo cáo cho Mobile District US Army Corps of Engineers về đánh giá tác 
động của kết quả và các ảnh hưởng của chất thải  ra nước biển từ các giếng dầu tại 
Hồ Tallahala Creek, Mississippi, vào năm 1981; 

10) đã làm việc với nhiều công ty dầu vào các năm 1980 để xây dựng các kế hoạch hoạt động 
tại Bờ Biển Quốc Gia Đảo Padre để ngăn không cho họ gây thiệt hại về môi trường cho môi 
trường sống nhạy cảm; 

11) đã đào tạo các nhân viên chính phủ Kuwait tại Kuwait về việc lập kế hoạch ứng phó tràn 
dầu bất ngờ, dọn sạch, và ứng phó với NSCS vào năm 1984; 

12) đã nghiên cứu tác động môi trường và sự phục hồi của vụ tràn dầu Đường Ống Exxon 
và địa điểm nổ tại các đầm lầy ở phía trên Vịnh Copano từ năm 1992-95; xuất bản một 
vài tài liệu và báo cáo liên quan đến công việc này; 

13) đã làm việc với O’Brien Oil Pollution Services với vai trò cố vấn cho các cơ quan tài 
nguyên về các ảnh hưởng của vụ tràn dầu Berge Banker tới phía nam Đảo Matagorda 
vào năm 1995; 

14) đã làm việc với O’Brien Oil Pollution Services trong hai cuộc diễn tập về tràn dầu; 

15) đã nghiên cứu tác động của vụ tràn dầu Berge Banker tới các bãi biển tại Bờ Biển Quốc 
Gia Đảo Padre; 

16) đã làm việc với nhiều hãng truyền thông để đưa ra ý kiến chuyên môn về vụ tràn dầu 
BP Deepwater Horizon và so sánh với vụ tràn dầu Ixtoc I trước đó 30 năm, gồm cả một 
số chuyến đi tới Mê-xi-cô để xem các địa điểm có nhựa đường còn sót lại tại Ixtoc 
(New York Times, Washington Post, Time Magazine, National Geographic, Nature, 
ABC World News, CNN International, và nhiều hãng truyền thông khác); 

17) chỉ đạo ban đánh giá gồm các chuyên gia trong ngành (đánh giá độc lập) về các đề 
xuất nghiên cứu về vụ tràn dầu BP Deepwater Horizon cho Alabama Marine 
Environmental Science Consortium và Dauphin Island Sea Lab với $5 triệu tài trợ của 
BP Gulf Research Initiative vào tháng 10 năm 2010; 

18) là diễn giả chính tại hai hội nghị chuyên đề ở Phần Lan, trình bày về “Các Vụ Tràn 
Dầu tại Vịnh Mê-xi-cô: Phương Diện Lịch Sử và Không Gian”, vào tháng 11 năm 
2010; 

19) là diễn giả chính tại Hội Nghị Chuyên Đề Vùng Vịnh và Các Nhánh Sống Alabama-
Mississippi, trình bày về “Các Vụ Tràn Dầu tại Vịnh Mê-xi-cô: Phương Diện Lịch Sử và 
Không Gian”, vào tháng 12 năm 2010; 
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20) chỉ đạo ban đánh giá gồm các chuyên gia trong ngành (đánh giá độc lập) về các đề xuất 
nghiên cứu về vụ tràn dầu BP Deepwater Horizon cho Northern Gulf Institute tại Mississippi 
với $4 triệu tiền tài trợ của BP Gulf Research Initiative vào tháng 1 năm 2011; và, 

21) tham gia trong suốt “Ngày Dầu” cho National Council for Science và Hội Thảo 
Thường Niên Về Môi Trường về “Các Đại Dương Đang Thay Đổi Của Chúng Ta” tại 
Reagan Center ở Washington, DC vào ngày 19 tháng 1 năm 2011. 

Tiến Sĩ Tunnell đã nhận được nhiều giải thưởng, đáng chú ý nhất là Giải Thưởng Học Giả 
Fulbright về Yucatan, Mexico (1985-86), Giải Thưởng Giáo Sư Thuộc Ban Quản Trị Trường Đại Học 
(1998), Giải Thưởng Giáo Sư Ưu Tú của Hội Cựu Sinh Viên TAMU-CC (2003), Giải Thưởng Bảo Vệ 
Vùng Vịnh, Bi-National Category (2006, 2008) và Giải Thưởng Về Thành Tích Xuất Sắc Trong Hoạt 
Động Nghiên Cứu Học Thuật của TAMU-CC (2006-07). Ông đã xuất bản hơn 75 bản thảo và chương 
sách đã được đánh giá đồng bởi các chuyên gia trong ngành và hơn 60 báo cáo chuyên môn, 
5 cuốn sách, và đã nhận được khoảng 150 khoản tài trợ và hợp đồng nghiên cứu. Ông đã tư vấn 
hoặc đồng tư vấn cho 55 sinh viên là Thạc Sĩ Khoa Học, 4 sinh viên là Tiến Sĩ, và 4 nghiên cứu viên 
có bằng tiến sĩ. 

Tiến Sĩ Tunnell còn tham gia rất nhiều với cộng đồng và dịch vụ chuyên môn, làm việc cho 
nhiều hội đồng và ban tư vấn, cũng như thuộc về rất nhiều đoàn thể. Hiện tại, ông thuộc về 10 tổ 
chức/đoàn thể chuyên môn, làm việc cho 13 ban tư vấn khu vực, quốc gia, và quốc tế, và là Cựu Chủ 
Tịch của Southern Association of Marine Labs. Tiến Sĩ Tunnell còn là người biên tập của hai bộ sách, 
một bản tin, và một trang web cơ sở dữ liệu về Vịnh Mê-xi-cô (www.gulfbase.org). Có thể tìm thêm 
thông tin về Tiến Sĩ Wes Tunnell tại http://www.harteresearchinstitute.org/dr-wes-tunnell. 
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